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LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc về sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, đến nay nước ta đã trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng vào loại nhanh nhất trong khu vực và trên thế giới, được đánh giá cao về thành tích xoá đói giảm nghèo và phát triển con người, sắp bước sang ngưỡng của nước có thu nhập trung bình. Để đạt được những thành tựu to lớn đó, Việt  Nam đã không ngừng đổi mới thể chế kinh tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 
Để có sự thay đổi bộ mặt của đất nước như ngày nay, không thể thiếu vai trò quan trọng của hoạt động đầu tư phát triển và công tác quản lý đầu tư. Nếu như trước đây, trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, hoạt động đầu tư phát triển chủ yếu dựa vào nguồn vốn hạn hẹp từ ngân sách nhà nước, thì kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) mở đầu công cuộc đổi mới, với chủ trương, chính sách, cơ chế thông thoáng, mở cửa, thì nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển được mở rộng rất nhiều và đóng vai tro hết sức quan trọng. Do vậy có một sự đánh giá đúng những thành công và thất bại của sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển vào công tác quản lý đầu tư rất cần thiết cho việc định hướng cho sự phát triển kinh tế đất nước những năm tới.

Bài viết “Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư”  tập trung nghiên cứu những thành tựu hạn chế khi áp dụng vào Việt Nam, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao hiệu quả thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đất nước.

Nhóm đã hết sức cố gắng nhưng vì thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp và kinh nghiệm cũng như kiến thức còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi nhiều sai sót, nhóm thực hiện mong nhận được góp ý của thầy cùng toàn thể các bạn đẻ bài viết được hoàn thiện hơn. Tập thể nhóm xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Từ Quang Phương đã giúp nhóm hoàn thành được bài viết này.

Chương 1
Đầu tư phát triển và đặc điểm của đầu tư phát triển: 
Những vấn đề lý luận chung
1. Đầu tư - Đầu tư phát triển

1.1. Khái niệm 

Đầu tư nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Như vậy, mục tiêu của các công cuộc đầu tư là đạt được các kết quả lớn hơn so với những hy sinh về nguồn lực mà người đầu tư phải gánh chịu khi tiến hành đầu tư.

Nguồn lực phải hy sinh đó có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ.

Những kết quả đạt được có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường sá, bệnh viện, trường học…), tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, quản lý, khoa học kỹ thuật…) và nguồn nhân lực có đủ điều kiện làm việc với năng suất lao động cao hơn trong nền sản xuất xã hội.

Trong những kết quả đã đạt được trên đây, những kết quả trực tiếp của sự hy sinh các tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan trọng trong mọi lúc, mọi nơi không chỉ đối với người bỏ vốn mà cả đối với toàn bộ nền kinh tế. Những kết quả này không chỉ người đầu tư mà cả nền kinh tế xã hội được thụ hưởng. Chẳng hạn, một nhà máy được xây dựng, tài sản vật chất của người đầu tư trực tiếp tăng thêm, đồng thời tài sản vật chất, tiềm lực sản xuất của nền kinh tế cũng được tăng thêm.

Lợi ích trực tiếp do sự hoạt động của nhà máy này đem lại cho người đầu tư là lợi nhuận, còn cho nền kinh tế là thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (cho sản xuất và cho sinh hoạt) tăng thêm của nền kinh tế, đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động…

Trình độ nghề nghiệp, chuyên môn của người lao động tăng thêm không chỉ có lợi cho chính họ (để có thu nhập cao, địa vị cao trong xã hội) mà còn bổ sung nguồn lực có kỹ thuật cho nền kinh tế để có thể tiếp nhận công nghệ ngày càng hiện đại, góp phần nâng cao dần trình độ công nghệ và kỹ thuật cho nền sản xuất quốc gia.

Loại đầu tư đem lại kết quả không chỉ người đầu tư mà cả nền kinh tế xã hội được thụ hưởng trên đây, không chỉ trực tiếp làm tăng tài sản của người chủ đầu tư mà của cả nền kinh tế chính là đầu tư phát triển. Còn các loại đầu tư chỉ trực tiếp làm tăng tài sản chính của người đầu tư, tác động gián tiếp đến làm tăng tài sản của nền kinh tế thông qua sự đóng góp tài chính tích luỹ của các hoạt động đầu tư này cho đầu tư phát triển, cung cấp vốn cho hoạt động đầu tư phát triển và thúc đẩy quá trình lưu thông phân phối các sản phẩm do các kết quả của đầu tư phát triển tạo ra, đó là đầu tư tài chính và đầu tư thương mại.

Đầu tư phát triển, đầu tư tài chính và đầu tư thương mại là ba loại đầu tư luôn tồn tại và có quan hệ tương hỗ với nhau. Đầu tư phát triển tạo tiền đề tăng tích luỹ, phát triển hoạt động đầu tư tài chính và đầu tư thương mại. Ngược lại, đầu tư tài chính và đầu tư thương mại hỗ trợ và tạo điều kiện để tăng cường đầu tư phát triển.
Đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc sử dụng vốn trong hiện tại vào các hoạt động nào đó, là việc đánh đổi lợi ích trước mắt lấy lợi ích lâu dài nhằm tạo ra những tài sản mới, năng lực sản xuất mới, tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển.

Đầu tư phát triển đòi hỏi rất lớn nhiều loại nguồn lực. Theo nghĩa hẹp, nguồn lực sử dụng cho đầu tư phát triển là tiền vốn. Theo nghĩa rộng, nguồn lực đầu tư bao gồm cả tiền vốn, đất đai, lao động, máy móc, thiết bị, tài nguyên. Như vậy, khi xem xét lựa chọn dự án đầu tư hay đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển cần tính đúng tính đủ các nguồn lực tham gia.

Đối tượng của đầu tư phát triển là tập hợp các yếu tố được chủ đầu tư bỏ vốn thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Trên quan điểm phân công lao động xã hội, có hai nhóm đối tượng đầu tư chính là đầu tư theo ngành và đầu tư theo lãnh thổ. Trên góc độ tính chất và mục đích đầu tư, đối tượng đầu tư chia làm hai nhóm chính: công trình vì mục tiêu lợi nhuận và công trình phi lợi nhuận. Trên góc độ xem xét mức độ quan trọng, đối tượng đầu tư chia thành: loại được khuyến khích đầu tư, loại không được khuyến khích đầu tư và loại cấm đầu tư. Từ góc độ tài sản, đối tượng đầu tư chia thành: những tài sản vật chất (tài sản thực) và tài sản vô hình. Tài sản vật chất, ở đây, là những tài sản cố định được sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế và tài sản lưu động. Tài sản vô hình như phát minh sáng chế, uy tín, thương hiệu…

Kết quả của đầu tư phát triển là sự tăng thêm về tài sản vật chất (nhà xưởng, thiết bị… ), tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật…) và tài sản vô hình (những phát minh sáng chế, bản quyền…). Các kết quả đạt được của đầu tư góp phần làm tăng thêm năng lực sản xuất của xã hội. Hiệu quả của đầu tư phát triển phản ánh quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế xã hội thu được với chi phí chi ra để đạt kết quả đó. Kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển cần được xem xét cả trên phương diện chủ đầu tư và xã hội, đảm bảo kết hợp hài hoà giữa các loại lợi ích, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của chủ đầu tư, vai trò quản lý, kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. Thực tế, có những khoản đầu tư tuy không trực tiếp tạo ra tài sản cố định và tài sản lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh như đầu tư cho y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo… nhưng lại rất quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống và vì mục tiêu phát triển, do đó, cũng được xem là đầu tư phát triển.

Mục đích của đầu tư phát triển là vì sự phát triển bền vững, vì lợi ích quốc gia, cộng đồng và nhà đầu tư. Trong đó, đầu tư Nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập quốc dân, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho các thành viên trong xã hội. Đầu tư của doanh nghiệp nhằm tối thiểu chi phí, tối đa lợi nhuận, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân lực…

Đầu tư phát triển thường được thực hiện bởi một chủ đầu tư nhất định. Xác định rõ chủ đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý đầu tư nói chung và vốn đầu tư nói riêng. Chủ đầu tư là người sở hữu vốn hoặc được giao quản lý, sử dụng vốn đầu tư (luật đầu tư 2005). Theo nghĩa đầy đủ, chủ đầu tư là người sở hữu vốn, ra quyết định đầu tư, quản lý quá trình thực hiện và vận hành kết quả đầu tư và là người hưởng lợi từ thành quả đầu tư đó. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện về những sai phạm và hậu quả do ảnh hưởng của đầu tư đến môi trường môi sinh và do đó, có ảnh hưởng quan trọng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư. Thực tế quản lý còn có những nhận thức không đầy đủ về chủ đầu tư.

Hoạt động đầu tư phát triển là một quá trình, diễn ra trong thời kỳ dài và tồn tại vấn đề “độ trễ thời gian”. Độ trễ thời gian là sự không trùng hợp giữa thời gian đầu tư với thời gian vận hành các kết quả đầu tư. Đầu tư ở hiện tại nhưng kết quả đầu tư thường thu được trong tương lai. Đặc điểm này của đầu tư cần được quán triệt khi đánh giá kết quả, chi phí và hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển.

Nội dung đầu tư phát triển ở phạm vi doanh nghiệp và phạm vi nền kinh tế có thể khác nhau. Trên góc độ nền kinh tế, đầu tư phát triển phải làm gia tăng tài sản cho nền kinh tế chứ không phải là hiện tượng chu chuyển tài sản giữa các đơn vị. Ví dụ, việc mua bán tài sản cố định giữa các đơn vị, vẫn được xem là hoạt động đầu tư của đơn vị này, nhưng trên phương diện nền kinh tế, không có đầu tư tăng thêm mà chỉ chuyển quyền sở hữu từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Đầu tư phát triển khác về bản chất với đầu tư tài chính. Đầu tư tài chính (đầu tư tài sản tài chính) là loại đầu tư trong đó người có tiền bỏ tiền ra cho vay hoặc mua các chứng chỉ có giá trên thị trường tiền tệ, thị trường vốn để hưởng lãi xuất định trước (gửi tiết kiệm, mua trái phiếu chính phủ) hoặc lợi nhuận tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát hành (mua cổ phiếu…). Đầu tư tài sản tài chính là loại đầu tư không trực tiếp là tăng tài sản thực (tài sản vật chất) cho nền kinh tế (nếu không xét đến quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này) mà chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính cho chủ đầu tư. Mua cổ phiếu (đầu tư cổ phiếu) gắn với việc chuyển quyền sở hữu và hoạt động cho vay dẫn đến chuyển quyền  sử dụng, do vậy, hai loại đầu tư này đều thuộc hoạt động đầu tư dịch chuyển. Đầu tư tài chính thường được thực hiện gián tiếp thông qua các trung gian tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán. Đầu tư tài chính còn có đặc điểm là: Chủ đầu tư thường có kỳ vọng thu được lợi nhuận cao khi đầu tư nhưng thực tế lợi nhuận thu được có thể tăng giảm không theo ý muốn. Tuy nhiên, đầu tư tài chính là kênh huy động vốn rất quan trọng cho hoạt động đầu tư phát triển và là một trong những loại hình đầu tư lựa chọn để tối đa hoá lợi ích, giảm thiểu rủi ro cho các chủ đầu tư.

1.2. Đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển.

Hoạt động đầu tư phát triển có những đặc điểm chủ yếu sau :

+ Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư thường rất lớn. Vốn đầu tư nằm khê đọng lâu trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. Quy mô vốn đầu tư lớn đòi hỏi phải có giải pháp tạo vốn và huy động vốn hợp lý, xây dựng các chính sách, quy hoạch, kế hoạch đầu tư đúng đắn, quản lý chặt chẽ tổng vốn đầu tư, bố trí vốn theo tiến độ đầu tư, thực hiện đầu tư trọng tâm trọng điểm.

   Lao động cần sử dụng cho các dự án rất lớn, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm quốc gia. Do đó, công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ cần tuân thủ một kế hoạch định trước, sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu từng loại nhân lực theo tiến độ đầu tư, đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực do vấn đề “hậu dự án” tạo ra như việc bố trí lao động, giải quyết lao động dôi dư…

+ Thời kỳ đầu tư kéo dài. Thời kỳ đầu tư tính từ khi khởi công thực hiện dự án đén khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Nhiều công trình đầu tư phát triển có thời gian đầu tư kéo dài hàng chục năm. Do vốn nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư nên để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, cần tiến hành phân kỳ đầu tư, bố trí vốn và các nguồn lực tập trung hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, quản lý chặt chẽ tiến độ kế hoạch đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu vốn, nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài. Thời gian này tính từ khi dưa công trình vào hoạt động cho đến khi hết thời hạn hoạt động và đào thải công trình. Nhiều thành quả đầu tư phát huy kết quả lâu dài, có thể tồn tại vĩnh viễn như các Kim tự tháp Ai Cập, Nhà thờ La Mã ở Rôm, Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, ĂngCoVát ở Cam-pu-chia… Trong suốt quá trình vận hành, các thành quả đầu tư chịu sự tác động hai mặt, cả tích cực và tiêu cực của nhiều yếu tố tự nhiên, chính trị, kinh tế, xã hội…

+ Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển mà là các công trình xây dựng thường phát huy tác dụng ở ngay tại nơi nó được tạo dựng nên, do đó, quá trình thực hiện đầu tư cũng như thời kỳ vận hành các kết quả đầu tư chịu ảnh hưởng lớn của các nhân tố về tự nhiên, kinh tế xã hội vùng. 

+ Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao. Do quy mô vốn đầu tư lớn, thời kỳ đầu tư kéo dài và thời gian vận hành các kết quả đầu tư cũng kéo dài… nên mức độ rủi ro của hoạt động đầu tư phát triển thường cao. Rủi ro đầu tư do nhiều nguyên nhân, trong đó, có nguyên nhân chủ quan từ phía các nhà đầu tư như quản lý kém, chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu… có nguyên nhân khách quan như giá nguyên liệu tăng, giá bán sản phẩm giảm, công suất sản xuất không đạt công suất thiết kế… 
1.3. Sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư.
1.3.1.  Quy  mô tiền vốn cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn. Đ©y  là đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển do đó cần có giải pháp huy động vốn hợp lÝ, sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
        Vốn đầu tư lớn nằm khê đọng lâu trong suốt quá trình thực hiện đầu tư . Quy mô vốn đầu tư lớn đòi hỏi phải có giải pháp tạo vốn và huy động vốn hợp lý, xây dựng các chính sách, quy hoạch kế hoạch đầu tư đúng đắn, quản lý chặt chẽ tổng vốn đầu tư, bố trí vốn theo tiến độ đầu tư, thực hiện đầu tư trọng tâm , trọng điểm.  

Nguồn vốn huy động cho dự án có thể do ngân sách nhà nước cấp phát , ngân hàng cho vay, vốn góp cổ phần, vốn liên doanh do các bên liên doanh góp, vốn tự có hoặc vốn huy động từ các nguồn khác. Để đảm bảo tiến độ thực hiện đầu tư của dự án ,vừa để tránh ứ đọng vốn nên các nguồn tài trợ không chỉ xem xét về mặt số lượng mà về cả thời điểm nhận được tài trợ. Các nguồn vốn dự kiến này phải đảm bảo chắc chắn. Sự đảm bảo này thể hiện ở tính pháp lÝ và cơ sở thực tế của các nguồn vốn huy động.
         Lao động sử dụng cho các dự án là rất lớn, đặc biệt với các dự án trọng điểm quốc gia. Do đó công tác quản lý đầu tư cần chú ý đến công tác tuyển dụng, đào tạo và sử dụng, đãi ngộ cần tuân thủ một kế hoạch định trước sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu từng loại nhân lực theo tiến độ đầu tư, đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực do vấn đề “hậu dự án” tạo ra như việc bố trí lại lao động, giải quyết lao động dôi dư... 
1.3.2. Thời kỳ đầu tư kéo dài. 

        Thời kỳ đầu tư tính từ khi khởi công thực hiện dự án đến khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Nhiều công trình kéo dài hàng chục năm. Vì vậy trong công tác quản lý đầu tư ta cần chú ý thực hiện : 
Xây dựng lịch trình thực hiện dự án 
Hoạt động đầu tư phát triển là hoạt động rất phức tạp, làm nhiều công việc từ khâu chuẩn bị cho đến khi đưa thành quả vào khai thác do đó mà thời kì đầu tư thường kéo dài. Lập lịch trình của dự án đảm bảo cho dự án rút ngắn được thời gian đưa dự án đi vào hoạt động thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đồng thời là căn cứ quan trọng để bố trí vốn đầu tư hợp lÝ theo từng hạng mục công trình, thực hiện phân kì đầu tư dứt điểm từng hạng mục công trình tránh tình trạng vốn nằm ứ đọng không sinh lời.
Trong giai đoạn thực hiện đầu tư dựa trên giai đoạn chuẩn bị đã làm được chi tiết và rõ ràng. Giai đoạn này cần tuân thủ đúng lịch trình của dự án. Trong giai đoạn này gồm cơ bản các bước thực hiện sau đây: hoàn tất các thủ tục để triển khai thực hiện dự án, thiết kế và lập dự toán thi công xây dựng công trình, thi công xây lắp, nghiệm thu và đưa vào vận hành thử. Trong giai đoạn này vốn nằm ứ đọng không sinh lời, các công trình máy móc nguyên vật liệu chịu sự tác động của tự nhiên dẫn đến hao mòn về mặt lí hóa. Do đó trong giai đoạn này cần phải nhanh chóng thực hiện xong nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình. Tiến hành giải ngân vốn hoàn tất dứt điểm từng hạng mục công trình. Trong giai đoạn này cần phải có sự phân kì đầu tư một cách khoa học.
1.3.3. Xuất phát từ đặc điểm giai đoạn vận hành kết quả đầu tư kéo dài, công tác quản lý đầu tư cần chú ý : 

 Thời gian vận hành các kết quả đầu tư tính từ khi công trình đi vào hoạt động cho đến khi hết thời gian sử dụng và đào thải công trình. Vận hành khai thác kết quả đầu tư, mục tiêu của dự án có đạt được hay không phụ thuộc trực tiếp vào giai đoạn này.

Nếu như các kết quả của giai đoạn thực hiện đầu tư tạo ra đảm bảo tính đồng bộ, giá thành thấp, chất lượng tốt, đúng tiến độ, tại địa điểm thích hợp, với quy mô tối ưu thì hiệu quả đầu tư của các kết quả  này và mục tiêu của dự án chỉ còn phụ thuộc trực tiếp vào quá trình quản lý hoạt động các kết quả đầu tư. Làm tốt công việc của giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức quản lý phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư. Vận hành kết quả đầu tư là quá trình sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Quá trình này trải qua các giai đoạn: sử dụng chưa hết công suất, sử dụng công suất ở mức cao nhất, công xuất giảm dần và kết thúc dự án. Các giai đoạn đó gắn liền với chu trình sống của sản phẩm do dự án tạo ra. Để sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt kết quả tốt thực hiện được mục tiêu của dự án thì nổi bật lên vai trò quan trọng trong công tác tổ chức quản lý vận hành.

Có thể nói công tác tổ chức quản lý giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và thực hiện dự án đầu tư. Xuyên suốt các giai đoạn kể từ khi xuất hiện cơ hội đầu tư cho đến khi dự án đi vào thi công và đưa vào chính thức hoạt động vai trò của nó ngày càng rõ nét và cuối cùng hình thành một bộ máy quản lý chỉ đạo toàn bộ hoạt động của dự án. Do giai đoạn vận hành và khai thác là giai đoạn mà hiệu quả khai thác nguồn lực được thể hiện rõ nét và phụ thuộc nhiều vào năng lực tổ chức, quản lý và điều hành. Để thích ứng với đặc điểm trên, công tác quản lý hoạt động đầu tư cần quán triệt một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, cần xây  dựng cơ chế và phương pháp dự báo khoa học ở cấp vĩ mô và vi mô về nhu cầu thị trường đối với sản phẩm đầu tư trong tương lai ,dự kiến khả năng cung hàng năm và toàn bộ vòng đời dự án. Nếu như sản phẩm không có toàn bộ thông tin về nhu cầu thị trường thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không được đảm bảo theo đúng quy luật cung - cầu , đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay của nước ta. Mặc khác nếu như việc dự báo không được khoa học và chính xác thì hoạt động của doanh nghiệp có thể sẽ bị mất phương hướng

Thứ hai , quản lý tốt quá trình vận hành nhanh chóng đưa các thành quả hoạt động đầu tư vào sử dụng, hoạt động tối đa công suất, nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư tránh hao mòn vô hình . Đồng thời tuân thủ chiến lược về công suất, sử dụng công suất ở mức thấp để đối phó với  những thay đổi của thị trường.Vì trong giai đoạn đầu này sản phẩm mới được tung ra thị trường cần có thời gian để sản phẩm thích ứng với người tiêu dùng . Phần nữa do máy móc mới được đưa vào sử dụng cần phải hoạt động dưới mức công suất để đảm bảo cho máy móc lâu bền và cũng  cần thời gian để người công nhân lao động quen với tay nghề .

Sau khi qua giai đoạn này, cần nhanh chóng sử dụng hết công suất để tránh hao mòn vô hình, chiếm lĩnh thị trường. Giai đoạn này nhà đầu tư cố gắng duy trì trong một thời gian càng dài càng tốt, kéo dài chu kì sống của sản phẩm. Nâng cao công tác quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh như đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, tăng cường tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường, sử dụng quảng cáo, tiếp thị sản phẩm...

Đến khi chu ki sống của sản phẩm kết thúc chủ đầu tư cần phải dự báo được. Chu kì của sản phẩm kết thúc khi có những dấu  hiệu cơ bản sau: số  lượng sản phẩm tiêu thụ giảm xuống một cách rõ rệt giá thị trường của sản phẩm giảm dẫn tới sự giảm sút của doanh thu và lợi nhuận, sự xuất hiện nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường nhưng mẫu mã, chất lượng vượt trội. Khi đó chủ đầu tư phải nhanh chóng cắt giảm sản lượng, giảm công suất, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để kết thúc thanh lý dự án. Nhà quản lý muốn nắm bắt tốt được thời điểm của thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp thì đòi hỏi phải quản lý quá trình vận hành theo một trình tự và một phương pháp khoa học. Đồng thời cũng đòi hỏi một khả năng nhạy bén sắc sảo của đội ngũ bộ máy quản lý.

Thứ ba, phải chú ý đúng mức đến độ trễ thời gian trong đầu tư. Đầu tư trong năm nay nhưng thành quả đầu tư có thể phát huy tác dụng chỉ từ những năm sau và kéo dài trong nhiều năm. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý hoạt động đầu tư.
1.3.4. Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển mà là các công trình xây dựng thường phát huy tác dụng ở ngay tai nơi nó được tạo dựng nên, do đó, quá trình thực hiện đầu tư cũng như thời kỳ vận hành các kết quả đầu tư chịu ảnh hưởng lớn của các nhân tố về tự nhiên, kinh tế xã hội vùng. Do dó công tác quản lý đầu tư cần chú ý các vấn đề sau : 


Trước tiên phải có chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đúng. Để làm được việc này ta cần tiến hành các bước sau : 
+ Nghiên cứu cơ hội đầu tư
 Như vậy ngay trong việc nghiên cưu cơ hội đầu tư , nhà đầu tư đầu tư đã rất quan tâm đến nguốn lực mà một dự án đầu tư phải bỏ ra vì nều dự án không có khả năng thực hiện mà tiếp tục các bước nghiên cứu sau thì sẽ rất mất thời gian và các chi phí khác. Nhà đầu tư sẽ bị thiệt hại về mặt tài chính. Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu cơ hội đầu tư  một cách đầy đủ và chính xác những nội dung đã nêu trên. 
+ Nghiên cứu tiền khả thi

Nghiên cứu tiền khả thi được thực hiện sau khi cơ hội đầu tư triển vọng đã được lựa chọn. Cơ hội đầu tư này thường có vốn lớn, giải pháp kĩ thuật phức tạp, thời gian thu hồi vốn lâu, có nhiều yếu tố bất định tác động. Bước này nhằm sàng lọc, lựa chọn để khẳng định cơ hội đầu tư có khả thi hay không. Đối với cơ hội đầu tư có quy mô nhỏ, không phức tạp về mặt kĩ thuật và triển vọng đem lại hiêụ quả rõ ràng thì có thể bỏ qua giai đoạn này.

Nghiên cứu tiền khả thi gồm những vấn đề sau:

- Các bối cảnh chung vÒ kinh tế xã hội, pháp luật có ảnh hưởng tới quá trình thực hiện đầu tư và giai đoạn vận hành khai thác dự án.

- Nghiên cứu thị trường.

- Nghiên cứu kĩ thuật.

- Nghiên cứu khía cạnh tổ chức và quản lí nhân sự của dự án.
- Nghiên cứu khía cạnh tài chính.

Được xem là bước nghiên cứu trung gian giữa nghiên cứu cơ hội đầu tư và nghiên cứu khả thi. Giai đoạn này mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu sơ bộ các yếu tố cơ bản của dự án vì giai đoạn nghiên cứu khả thi rất tốn kém về tiền bạc và thời gian. Trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi này một lần nữa chủ đầu tư thận trọng trong việc có nên đầu tư vào một dự án hay không. Bởi vì hoạt đéng đầu tư phát triển là hoạt động cần nhiều vốn, vật tư, lao động. Nếu không nghiên cứu thật kĩ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng thì khi mang những nguồn lực này đi đầu tư thì chủ đầu tư có thể gặp những rủi ro lúc này chủ đầu tư không thể ngừng hoạt hoạt động đầu tư vì nếu ngừng lại chủ đầu tư sẽ mất tất cả nguồn lực đã bỏ ra, nếu chủ đầu tư tiếp tục đầu tư thì có thể dự án sẽ không có hiệu quả, chủ đầu tư sẽ không thu được kết quả như mong muốn .

+ Nghiên cứu khả thi

Đây là bước sàng lọc cuối cùng để lựa chọn được dự án tối ưu. Nội dung nghiên cứu ở giai đoạn này tương tự giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi nhưng khác nhau ¬ mức độ chi tiết hơn, chính xác hơn. Mọi khía cạnh đều có tính đến yếu tố bất định có thể xảy ra theo từng nội dung nghiên cứu. Xem xét tính vững chắc về hiệu quả của dự án trong điều kiện có sự tác động của các yếu tố bất định và đưa ra các biện pháp bảo đảm cho dự án có hiệu quả. Nội dung nghiên cứu ở giai đoạn này gồm những vấn đề sau:

- Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư

- Nghiên cứu về thị trường tiêu thụ sản phẩm

- Nghiên cứu khía cạnh kĩ thuật của dự án
- Nghiên cứu khía cạnh tổ chức và quản lí nhân sự của dự  án
- Phân tích khía cạnh tài chính của dự án
- Phân tích khía cạnh kinh tế – xã hội của dự án
- Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư
+ Nghiên cứu điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư. Nghiên cứu này nhằm đánh giá quy mô và tiềm năng của dự án trên cơ sở đánh giá tác động của môi trường vĩ  mô như điều kiện về kinh tế, chính trị, luật pháp, môi trường, xã hội văn hóa, các điều kiện tư nhiên có thể ảnh hưởng đến triển vọng ra đời và quá trình thực hiện cũng như vận hành kết quả.

Tốc độ tăng trưởng: Động thái và xu thế tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có thể ảnh hưởng đến tình hình đầu tư và phát triển một ngành, một lĩnh vực và sau đó là kết quả và hiệu quả của một dự án đầu tư cụ thể. Chẳng hạn, trong bối cảnh nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và có triển vọng duy trì trong thời gian dài thì cơ hội đầu tư của các dự án trong lĩnh vực công nghệ mới, các dự án cung cấp hàng hóa và dịch vụ có chất lượng cao sẽ có nhiều khả năng thành công. Nhưng khi nền kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái, tốc độ tăng trưởng chậm thì đối với các dự án sản xuất cung cấp hàng hóa xa xỉ và lâu bền sẽ khó thành công hơn.

Lãi suất: Lãi suất ảnh hưởng đến chi phí sự dụng vốn và sau đó là hiệu quả đầu tư. Nếu lãi suất cao hơn, sẽ có ít dự án thỏa mãn tiêu chuẩn hiệu quả và ngược lại lãi suất thấp hơn chi phí sử dụng vốn sẽ thấp hơn và có nhiều dự án thỏa mãn tiêu chuẩn hiệu quả hơn .
Tỷ lệ lạm phát : Tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng lớn đến ổn định môi trường kinh tế vĩ mô và có thể ảnh hưởng đến ý định và hành động của nhà đầu tư. Lạm phát có thể là rủi ro tiềm tàng làm suy giảm hiệu quả đầu tư.

Tình hình ngoại thương và các chế định có liên quan như chính sách thuế, các hàng rào phi thuê quan, chính sách tỷ giá hối đoái... nhưng vấn đề này đặc biệt quan trọng đối với dự  án sản xuất hàng xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu máy móc.

Tình hình thâm hụt ngân sách. Thâm hụt ngân sách ở mức cao có thể dẫn đến chính phủ phải đi vay nhiều hơn, điều này ảnh hưởng tới mức lãi suất cơ bản của nền kinh tế và sau đó là chi phí sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư.

Hệ thống kinh tế và các chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước Cần phải nghiên cứu cơ cấu tổ chức hệ thống kinh tế theo nghành, theo quan hệ sở hữu, theo vùng lãnh thổ để làm cơ sở đánh giá trình độ và lợi thế so sánh của dự án đầu tư .Trong một chừng mực nhất định, khía cạnh này có thể ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả đầu tư.
+  Phân tích tài chính dự án đầu tư 

Phân tích dự án là một quá trình quan trọng trong quá trình soạn thảo dự án, nhằm đánh giá tính khả thi của dự án thông qua việc xem xét nhu cầu và sự đảm bảo các nguồn lực tài chính cho việc thực hiện có hiệu quả dự án đầu tư. Dự tính các khoản chi phí, lợi ích và hiệu quả hoạt động của dự án trên góc độ hạch toán kinh tế của đơn vị thực hiện dự án. Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư.

Phân tích tài chính (PTTC) của dự án có vai trò quan trọng không chỉ với chủ đầu tư mà còn cả đối với cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư của nhà nước:

Đối với chủ đầu tư : PTTC cung cấp thông tin cần thiết để chủ đầu tư đưa ra quyết định có nên đầu tư hay không vì mục tiêu của tổ chức và cá nhân đầu tư là việc lựa chọn đầu tư vào đâu để đem lại lợi nhuận thích đáng nhất.
Đối với cơ quan có thẩm quyền : PTTC là một trong những căn cứ để các cơ quan này xem xét cho phép đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn của nhà nước.

Đối với cơ quan tài trợ vốn cho dự án : PTTC là căn cứ quan trọng để quyết định tài trợ vốn cho dự án. Dự án có thể tài trợ là dự án phải khả thi về mặt tài chính. 

PTTC còn là cơ sở  để tiến hành phân tích khía cạnh kinh tế xã hội.

Một số vấn đề cần xem xét khi tiến hành PTTC
- Giỏ trị thời gian của tiền: Vì tiền có giá trị về mặt thời gian đồng thời thời gian vận hành kết quả đầu tư kéo dài do đó khi PTTC cần chuyển các khoản tiền phát sinh trong những khoản thời gian khác nhau về cùng một mặt bằng thời gian thì mới so sánh một cách chính xác các nguồn lực đã bỏ ra và các quả thu về, từ đó mới đánh giá chính xác dự án có hiệu quả hay không. Thời kì đầu tư kéo dài do đó khi đánh giá hiệu quả đầu tư cần phải chú ý đến giá trị thời gian của tiền.

Trong  PTTC của dự án đầu tư  cần phải làm những công việc sau :

·  Xác định tổng mức vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án

Tổng mức vốn đầu tư của dự án gồm toàn bộ số vốn cần thiết để thiết lập và đưa dự án vào hoạt động. Nó là cơ sở để thiết lập kế hoÆch và quản lÝ vốn đầu tư, xác định hiệu quả vốn đầu tư của dự án.
Sau khi xác định được nguồn tài trợ cho dự án, cần xác định cơ cấu nguồn vốn cho dự án. Có nghĩa là tính toán tỉ trọng vốn của từng nguồn huy động chiếm trong tổng mức đầu tư, trên cơ sở đó lập tiến độ huy động vốn hàng năm đối với từng nguồn vốn cụ thể.

- Lập báo cáo tài chính hàng năm
Bước này tính toán các chỉ tiêu kinh tế tài chính của dự án thông qua việc lập các báo cáo tài chính dự tính cho từng năm hoặc từng giai đoạn của dự án. Các báo cáo tài chính giúp cho chủ đầu tư thấy được tình hình hoạt động tài chính của dự án và nó là nguồn số liệu giúp cho việc tính toán phân tích các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính của dự án.

- Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư .

Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá tính khả thi về tài chính của dự án
+ Môi trường chính trị, luật pháp : Sự ổn định về mặt chính trị cũng như những đảm bảo về mặt pháp lÝ liên quan đến quyền sở hữu tài sản có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến ý định và hành vi của nhà đầu tư. Theo đánh giá của ngân hàng thế giãi trong báo cáo phát triển thế giới 2005 có tiêu đề “Môi trường đầu tư tốt hơn cho mọi người“ thì mức độ tin tưởng của doanh nghiệp vào tương lai – kể cả độ tin cậy trong chính sách của  nhà nước – sẽ quyết định doanh nghiệp có đầu tư hay không và sẽ đầu tư như thế nào. Cũng trong báo cáo này, doanh nghiệp và giới đầu tư tại các nước đang phát triển xếp sự bất định về chính sách là mối quan ngại hàng đầu của họ. Cùng với các nguyên nhân khác gây nên rủi ro liên quan đến chính trị và luật pháp, sự bất định về chính sách sẽ là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp làm suy giảm động lực đầu tư. Theo đánh giá việc nâng cao khả nâng tiên liệu chính sách có thể làm tăng khả năng thu hút đầu tư mới lên 30%.

+ Môi trường văn hóa, xã hội. Nội dung nghiên cứu và mức độ nghiên cứu môi trường văn hóa xã hội ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và vận hành kết quả đầu tư của từng dự án cụ thể có thể khác nhau tuỳ thuộc vào lĩnh vực hoạt động, tính chất và mục tiêu của dự án cụ thể. Đối với các dự án về sản xuất nông, lâm, nghiệp thì các nghiên cứu về tình trạng sử dụng đất, về tập quán canh tác, năng suất lao động, tình hình sử dụng sức lao động, tổ chức lao động, thu nhập, mức sống cần được điều tra tỉ mỉ, vì đây không chỉ là căn cứ lựa chọn cơ hội đầu tư mà còn là căn cư nhằm tìm ra các giải pháp tổ chức lại sản xuất, phân bố lại đất đai sử dụng. Đối với các nghµnh này, thậm chí đây còn là căn cứ hàng đầu quyết định khả năng thành công của dự  án. Đối với sản xuất công nghiệp thì nội dung nghiên cứu về tập quán tiêu dùng, quy mô dân số, về kết cấu hạ tầng, về sức mua sản phẩm mà dự án cung cấp sẽ được chú trọng. Trong khi các dự án về phúc lợi xã hội thì các thông số như : mật dé dân số, chất lượng dân số, cơ cấu dân số và các chỉ tiêu đặc trưng như : số bác sĩ, số giáo viên trên 1000 dân được quan tâm thích đáng.

+ Môi trường tự nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể khai thác cho việc thực hiện dự án. Tùy từng dự án mà yếu tố môi trường tự nhiên sẽ được nghiên cứu dưới mức độ khác nhau nhằm đảm bảo sự thành công mỗi công cuộc đầu tư cụ thể. Chẳng hạn đối với các dự án về nông, lâm nghiệp, cần phân tích chi tiết về khí hậu như diễn biến mùa mưa qua các tháng trong năm và trong một số năm để từ đó phân tích quy luật phân bố mưa và đánh giá ảnh hưởng của lượng mưa đến năng suất và hiệu quả của dự án.

- Nghiên cứu thị trường : Nghiên cứu thị trường là sự nghiên cứu tỉ mỉ, có khoa học xuất phát từ nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng để đi đến quyết định nên sản xuất kinh doanh mặt hàng gì, cách thức và chất lượng như thế nào, với khối lượng bao nhiêu và lựa chọn phương thức bán hàng tiếp thị nào để tạo chỗ đứng cho sản phẩm trên thị trường và trong tương lai hay nói cách khác thị trường là một nhân tố quyết định lựa chọn mục tiêu và quy mô thực hiện  dự án.

Nghiên cứu thị trường sản phẩm của dự án nhằm xác định ®­ợc thị phần của dự án trong tương lai và cách chiếm lĩnh đoạn thị trường đó. Nghiên cứu thị trường bao gồm những nội dung sau :

Phân tích và đánh giá thị trường tổng thể

Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu của dự án 
Xác định sản phẩm

Dự báo cung - cầu của dự án trong tương lại 
Lựa chọn các biện pháp tiếp thị và khuyến mãi cần thiết

Phân tích khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường về sản phẩm của dự án
Nghiên cứu thị trường có vai trò quan trọng và ý nghĩa hết sức to lớn. Nghiên cứu thị trường cho phép người soạn thảo phân tích, đánh giá cung – cầu thị trường ở hiện tại và tương lai về sản phẩm của dự án. Kết quả nghiên cứa thị trường cho phép người soạn thảo đi  đến quyết định có nên đầu tư hay không và xác định quy mô đầu tư cho thích hợp bởi vì dự án chỉ được thực hiện hay chấp nhận khi đạt hiệu quả (hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội ).
- Nghiên cứu khía cạnh kĩ thuật của dự án. Nghiên cứu kĩ thuật công nghệ của dự án là phân tích, lựa chọn phương pháp sản xuất, công  nghệ và thiết bị, nguyên liệu, địa điểm phù hợp với những ràng buộc về vốn, trình độ quản lÝ và kĩ  thuật, quy mô thị trường, yêu cầu xã hội về việc làm giới hạn cho phép mức độ « nhiễm của dự án tạo ra. Đây là nội dung hết sức quan trọng vì nó quyết định sản phẩm của dự án được sản suất ra bằng cách nào? Chi phí bao nhiêu? Chất lượng? Nói cách khác dự án sẽ được  đầu tư như thế nào cho có hiệu quả nhất, có hiệu quả nhất, khôn ngoan nhất.

Nghiên cứu kĩ thuật là bước nghiên cứu sau nghiên cứu thị trường và là tiền đề cho việc tiến hành nghiên cứu mặt kinh tế tài chính của dự án. Không có số liệu kĩ thuật thì không thể tiến hành nghiên cứu mặt kinh tế tài chính của dự án. Các dự án không khả thi về mặt kĩ thuật phải được bác bỏ để tránh những tổn thất trong quá trình thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư sau này (chẳng hạn địa điểm thực hiện đầu tư không ổn định, hoặc gây « nhiễm quá nặng nề cho khu vực dân cư đòi hỏi chi phí xử lý quá lớn). Việc nghiên cứu khía cạnh kĩ thuật còn nhằm phát hiện ra các dự án khả thi về mặt này. Điều này cho phép một mặt tiết kiệm được các nguồn lực, mặt khác tranh thủ được cơ hội để tăng thêm nguồn lực. Ngược lại, nếu chấp nhận dự án không khả thi  do nghiên cứu chưa thấu đáo hoặc do coi nhẹ yếu tố kĩ thuật, hoặc  bác bỏ dự án khả thi về mặt kĩ thuật do chủ quan, do quá thận trọng thì hoặc là gây tổn thất nguồn lực, hoặc là đã bỏ lỡ cơ hội để tăng nguồn lực.

Tùy vào từng dự án cụ thể mà nội dung nghiên cứu kĩ thuật có mức độ phức tạp khác nhau, không có một mô hình nghiên cứu kĩ thuật thích ứng được đối với tất cả các loại dự án. Trong đó mô hình nghiên cứu kĩ thuật của dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp bao gồm tương đối đầy đủ các vấn đề kĩ thuật cơ bản như đặc tính sản phẩm của dự án, công nghệ và trang thiết bị, nguyên liệu, địa điểm... Ở đây chúng ta xem xét dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp. Đi vào nghiên cứu từng nội dung của nghiên cứu khía cạnh kĩ thuật của dự án ta sẽ thấy một cách rõ nét hơn sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Mô tả sản phẩm của dự án : Sau khi nghiên cứu thị trường thì người soạn thảo đã đưa sản phẩm đi vào sản xuất. Việc mô tả sản phẩm sẽ cho chủ đầu tư một cái nhìn tổng quát về sản phẩm mà mình sẽ sản xuất trong tu¬ng lai từ đó làm tiền đề để lựa chon công nghệ và phương pháp sản xuất, lựa chọn nguyên vật liệu cho phù hợp .Vì đầu tư phát triển là công việc phức tạp về mặt kĩ thuật cho nên khi mô tả sản phẩm chính xác, tỉ mỉ tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư diễn ra thuận lợi, tiết kiệm thời gian, nhanh chúng đưa vào vận hành thu hồi vốn đầu tư.

Lựa chọn hình thức đầu tư : Để thực hiện mục tiêu đề ra dự án có thể chọn các hình thức đầu tư sau : đầu tư theo chiều rộng hoặc đầu tư theo chiều sâu. Việc lưa chon hình thức đầu tư phù hợp là rất quan trọng đối với chủ đầu tư vì việc chon lựa hình thức đầu tư sai có thể làm cho dự án đầu tư hoàn toàn thất bại .Ví dụ như nếu ta tiến hành đầu tư theo chiều rộng đối với những sản phẩm đã có sẵn trên thị trường  thì khi dự án sản xuất ra sản phẩm do phải bù cho chi phí ban đầu nên giá thành có thể sẽ cao hơn so với những sản phẩm có cùng chất lượng trên thị trường, dẫn đến không tiêu thụ được sản phẩm,   tính hiệu quả của dự án sẽ giảm . Chủ đầu tư cần cân nhắc kĩ khi lựa chọn hình thức đầu tư dựa trên các căn cứ như nguồn lực hiện có, sản phẩm sản xuất là sản phẩm cũ hay mới, tình hình sản xuất và tiêu thụ loại sản phảm đó trên thị trường...

Xác định công suất của dự án : Để có phương án công nghệ thích hợp, trước hết phải xác định năng suất hoặc năng lực phục vụ của dự án. Năng suất của dự án được phản ánh thông qua số lượng đơn vị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được thực hiên trong một đơn vị thời gian với những điều kiện cho phép. Xác định công suất của dự án là công việc quan trọng ảnh hưởng tới khâu thực hiện và vận hành kết quả của dự án, ảnh hưởng đến việc tính toán chi phí doanh thu của dự án. Khi lựa chọn công suất của dự  án phải dựa trên căn cứ và chỉ tiêu sau:

- Căn cứ vào nhu cầu thỉ trường hiện tại và tương lai đối với các loại sản phẩm của dự án 
- Khả năng chiếm lĩnh thị trường của chủ đầu tư
- Các thông số kĩ thuật và kinh tế của máy móc thiết bị hiện có trên thị trường 
- Khả năng cung cấp các yếu tố đầu vào 
- Năng lực tổ chức và điều hành sản xuất, khả năng về vốn đầu tư của chủ đầu tư 
- Các chỉ tiêu hiệu quả của từng phương án công suất
Lựa chọn công nghệ kĩ thuật cho dự án :

Để sản xuất được một sản phẩm có nhiều công nghệ khác nhau. Sự khác nhau này thể hiện ở quy trình sản xuất, mức độ hiện đại, công suất giá cả... Nhiệm vụ của người soạn thảo dự án là phải lựa chọn được công nghệ thích hợp Khi lựa chọn công nghệ cho một dự án đầu tư cần quán triệt được các đặc điểm của đầu tư phát triển. Do hoạt động đầu tư phát triển tiến hành lâu dài nên công nghệ lựa chọn phải không quá lạc hậu, mức độ hiện đại của công nghệ cần phù hợp với điều kiện mỗi nước, phù hợp về nguyên vật liệu cần để vận hành máy móc thiết bị, nguồn nhân lực . Đảm bảo dự án đi vào hoạt động trong thời gian đủ dài để thu hồi vốn đầu tư và có lãi.

Nguyên, vật liệu đầu vào :

Nguyên vật liệu đầu vào bao gồm tất cả nguyên vật liệu chính và phụ, vật liệu bao bì đóng gói. Đây là một khía cạnh kĩ thuật quan trọng của dự án bởi nguyên vật liệu được ví như cơm gạo sản xuất, nó quyết định giá thành sản xuất, tính đều đặn của quá trình sản xuất vì vậy nội dung này cần được xem xét kĩ . Khi lựa chọn nguyên vật liệu cần phải có sự phù hợp thống nhất từ đầu, đó là phù hợp với chất lượng sản phẩm của dự án, phù hợp với công nghệ sản xuất đã lựa chọn. Vì thời gian vận hành kết quả đầu tư kéo dài nên nguồn cung cấp và khả năng cung cấp nguyên vật liệu cần đặc biệt quan tâm. Nguồn cung cấp phải đảm bảo đủ sự dụng cho dự án hoạt động hết đời. Đối với những nguyên vật liệu hiếm thì cần có sự tính toán về chi phí tỉ mỉ để đảm bảo cho dự án đi vào hoạt động có hiệu quả.

Cơ sở hạ tầng :

Nhu cầu năng lượng, nước, giao thông thông tin liên lạc... của dự án phải được xem xét kĩ, nó ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và chi phí sản xuất có hay không có các cơ sở hạ tầng này. Hoạt động đầu tư là hoạt động cần nhiều vốn đầu tư do đó cơ sở hạ tầng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư của chủ đầu tư. Đây cũng là cơ sở để nhà nước xây dựng các khu công nghiệp, trong các khu công nghiệp này đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng dễ dàng cho việc tiến hành hoạt động đầu tư. Cơ sở hạ tầng cũng ảnh hưởng tới thời gian của một dự án đầu tư, khi đã có sẵn những cơ sở hạ tầng thì chủ đầu tư sẽ rút ngắn được thời gian thực hiện đầu tư giảm thiểu được việc vốn nằm khê đọng trong thời gian thực hiện dự án.
- Phân tích khía cạnh kinh tế xã hội của dự án

Phân tích khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư là việc so sánh, đánh giá một cách có hệ thống giữa những chi phí và các lợi ích của dự án trên quan điểm của toàn bộ nền kinh tế và toàn bộ xã hội .

- Đối với chủ đầu tư : đây là căn cứ chủ yếu để nhà đầu tư thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận dự án và thuyết phục các định chế  tài chính tài trợ vốn.
- Đối với nhà nước : đây là căn cứ quan trọng để cho phép đầu tư .

- Đối với các định chế tài chính : căn cứ chủ yếu để quyết định tài trợ vốn hay không.

Giải pháp xây dựng công trình của dự án :

Giải pháp xây dựng công trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khi dự án đi vào thực hiện, thi công xây dựng sẽ được tiến hành một cách thuận lợi rút ngắn thời gian thi công xây dựng, từ đó rút ngắn thời kì đầu tư hạn kế tối đa thời gian vốn năm khê đọng trong suốt quá trình đầu tư  và do đầu tư phát triển có độ rủi ro rất cao khi đưa ra giai pháp sẽ đối phó một cách chủ động đối với các rủi ro gặp phải trong quá trình thi công xây dựng, đồng thời đảm bảo chi phí ít nhất và hiệu quả kinh tế lớn nhất, tiết kiệm vốn cho hoạt động đầu tư phát triển. Đối với dự án đầu tư phát triển quy hoÆch tổng mặt bằng cần quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển đó là hoạt động đầu tư phát triển được tiến hành trong thời gian dài, phát huy tác dụng ngay tại nơi nó được xây dựng nên do đó khi quy hoạch tổng mặt bằng cần phải đảm bảo  mặt bằng nằm trong quy hoÆch phát triển của đất nước cho phép tiến hành 
hoạt động đầu tư phát triển đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời thỏa mãn nhu cầu phát triển của doanh nghiệp như đủ rộng để tiến hành sản xuất kinh doanh và có thể mở rộng khi cần.

Đánh giá tác động môi trường của dự án :

Thành quả của hoạt động đầu tư phát triển phát huy tác dụng ngay tại nơi nó được xây dựng lên trong một thời gian dài do đó mà ảnh hưởng mãnh mẽ tới môi trường tại nơi đó. Theo quy định của nhà nước thì các dự án làm « nhiễm môi trường sẽ không đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động. Vì vậy mà đánh giá tác động môi trường là căn cứ rất quan trọng để chủ đầu tư quyết định có nên tiến hành đầu tư hay không. Đánh giá tác động môi trường nhằm phát hiện tác động xấu của dự án đến môi trường, tìm ra các công cụ để quản lÝ, hạn chế và ngăn ngừa chúng, đưa ra các biện pháp tích cực để bảo vệ môi trường vào các bước sớm nhất của quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, trên cơ sở đó đảm bảo cho dự án phát triển gắn liền với bảo vệ môi trường.

Thứ hai, cần lựa chọn địa điểm đầu tư hợp lý :

Thành quả hoạt động đầu tư phát huy tác dụng ngay tại nơi nó được xây dựng nên. Thời kì đầu tư kéo dài khi lựa chọn địa điểm đầu tư cũng ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của dự án đầu tư. Địa điểm tác động lâu dài đến hoạt động và lợi ích của doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng lâu dài đến khu v­c dân cư xung quanh. Địa điểm là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến định phí và biến phí của sản phẩm, cũng như sự tiện lợi trong sự hoạt động của doanh nghiệp. Theo kinh nghiệm chọn được một địa điểm phù hợp có thể giảm được chi phí giá thành sản phẩm xuống hơn 10%. Nếu địa điểm không tốt sẽ gây bất lợi ngay từ đầu và sẽ rất khó khắc phục. Do đó khi lùa chon địa điểm đầu tư cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch chung, bảo đảm an ninh không gây « nhiễm môi trường
- Môi trường tự nhiên phải phù hợp với yêu cầu đặt ra của dự án 
- Địa điểm được chọn có diện tich đủ rộng để dễ bố trí các cơ sở sản xuất và dễ dàng mở rộng khi muốn đầu tư thêm 
- Địa điểm lựa chọn phải đảm bảo được nguyên vật liệu cần thiết cho dự án. Có cơ sở hạ tầng thuận lợi. Địa điểm dễ dàng trong việc hợp tác với các doanh nghiệp trong vùng, có lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng loại.

1.3.5. Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao : 

Hoạt động đầu tư  phát triển đòi hỏi quy mô vốn lớn, thời kì đầu tư kéo dài và thời gian vận hành các kết quả đầu tư cũng kéo dài... nên mức độ rủi ro của hoạt động đầu tư phát triển thường cao. Đặc biệt trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp chịu rất nhiều sự tác động của các yếu tố khách quan, rủi ro là điều chủ đầu tư không mong muốn nhưng cũng cần phải tính đến do đó cần quản trị rủi ro trong hoạt động tài chính của dự án đầu tư.
Thứ nhất, nhận diện rủi ro đầu tư. Có nhiều nguyên nhân rủi ro, do vậy, xác định được đúng nguyên nhân rủi ro sẽ là khâu quan trọng đầu tiên để tìm ra giải pháp khắc phục. 

Thứ hai, đánh giá mức độ rủi ro đầu tư. Rủi ro xảy ra có khi rất nghiêm trọng, nhưng có khi chưa đến mức gây nên những thiệt hại về kinh tế. Đánh giá đúng mức độ rủi ro sẽ giúp đưa ra biện pháp phòng và chống phù hợp. 

Thứ ba, xây dựng các biện pháp phòng và chống rủi ro. Mỗi loại rủi ro và mức độ rủi ro nhiều hay ít sẽ có biện pháp phòng và chống tương ứng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể có do rủi ro này gây ra
Chương 2

Thực trạng đầu tư phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển vào quản lý hoạt động đầu tư 
1. Thực trạng chung về đầu tư phát triển ở Việt Nam  

Về cơ bản, nước ta luôn giữ được mức độ tăng trưởng GDP cao trong hơn mười lăm năm qua. Trong đó hoạt động đầu tư phát triển đóng góp lớn vào sự tăng trưởng đó. Đặc biệt yếu tố vốn đầu tư ngày càng có đóng góp quan trọng. Đầu tư phát triển trong thời gian qua tăng cả về quy mô và tốc độ, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển sản xuất. 


[image: image1.png]OTY1é vén dau tw so véi GDP
(%)

41008

2000

2007

2004

2006






Biểu đồ 1 : Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP giai đoạn 1998 -2007  

( Nguồn : Niên giám thống kê tóm tắt 2007)

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước tháng 7 năm 2008 ước đạt 8.593 tỷ đồng; tính chung 7 tháng ước đạt 47.680 tỷ đồng, bằng 48,6% kế hoạch năm. Một số Bộ có tỷ lệ thực hiện vốn đầu tư cao so với kế hoạch là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 60,5%; Bộ Công thương đạt 54,3%; Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 52,0%; Bộ Y tế đạt 51,5%; trong khi đó Bộ xây dựng mới đạt 19,8%; Bộ Giao thông vận tải đạt 39,1%.
     Khối lượng vốn giải ngân đạt thấp. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 6 tháng  đầu năm 2008 mới giải ngân được 26,3% kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trong đó trung ương đạt 20%; địa phương đạt 28%. Nguyên nhân giải ngân chậm bên cạnh các nguyên nhân vẫn tồn tại từ nhiều năm trước như  khó khăn trong giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu kém... còn do các nhà thầu chậm làm thủ tục thanh toán để chờ bổ sung chênh lệch giá vật liệu trong tổng mức đầu tư.   

     Về vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước: Tính đến hết tháng 7 năm 2008 nguồn vốn tín dụng đầu tư ước đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch năm, trong đó nguồn vốn trong nước cho vay theo kế hoạch chỉ đạt 8,3 nghìn tỷ đồng bằng 31% kế hoạch năm. Nguồn vốn ODA cho vay lại đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch năm, dư nợ bình quân hỗ trợ xuất khẩu đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, bằng 211% kế hoạch năm.

     Thu hút vốn ODA: Tổng giá trị vốn ODA ký kết tính đến ngày 20/7/2008  đạt 1.389 triệu USD (trong đó vốn vay đạt 1.277 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại đạt 112 triệu USD). Trong tháng 7 có 2 dự án được ký bao gồm: “Hỗ trợ y tế tại các tỉnh miền núi phía Bắc” trị giá 60 triệu USD sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và “Chăm sóc sức khoẻ người nghèo tại vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên” trị giá 16,35 triệu USD do EC viện trợ không hoàn lại uỷ thác qua WB. Trong 7 tháng đầu năm, mức giải ngân nguồn vốn ODA ư​ớc đạt 1.205 triệu USD, bằng 63% kế hoạch giải ngân năm 2008 (trong đó, vốn vay đạt 1.063 triệu USD và viện trợ không hoàn lại đạt 142 triệu USD). Trong tổng mức giải ngân, phần giải ngân vốn vay của 3 nhà tài trợ lớn (WB, JBIC, ADB) đạt khoảng 850 triệu USD, chiếm 70% tổng giá trị giải ngân. 

     Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài thực hiện trong 7 tháng đầu năm ước đạt 6 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2007. Tổng số vốn đầu tư​ trực tiếp nư​ớc ngoài cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm 2008 đạt 45,2 tỷ USD, tăng 373% so với cùng kỳ năm 2007; trong đó vốn dự án cấp mới đạt 44.497 triệu USD (riêng trong tháng 7 đạt 13.551 triệu USD) tăng 446,4% so với cùng kỳ năm 2007 và vốn tăng thêm đạt 788 triệu USD, giảm 45% so với cùng kỳ năm tr​ước.

           Năm 2008 Việt Nam tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh nâng cấp và xây dựng các khu kinh tế, đồng thời dành nhiều ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư trong mục tiêu biến các khu kinh tế trở thành đầu máy kinh tế trong tương lai gần.
2. Thực trạng chung về quản lý đầu tư ở Việt Nam 


  Một con đường vừa xây xong đã bị đào lên để làm hệ thống nước, những viên gạch trên vỉa hè vẫn còn giá trị sử dụng nhưng lại được thay bằng một lớp gạch khác, mới hơn nhưng chưa chắc đã bền. Hay một cây cầu đang xây dang dở nhưng tạm dừng vì hết kinh phí dẫn đến hiệu quả sử dụng gần như bằng không. Đấy là những câu chuyện gắn liền với đời sống hàng ngày của mọi người dân hiện nay. Một đồng vốn của Nhà nước bỏ ra, hiệu quả thu được bao nhiêu đều có thể được “cân đong” hợp lý nếu cơ chế quản lý, cách nghĩ và hành động dựa trên những nguyên tắc và nguyên lý khoa học và vì lợi ích toàn dân. 
       Dàn trải, lãng phí, không hiệu quả là những tính từ quen thuộc gắn liền với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong nhiều năm nay. Nguyên nhân đầu tiên kể đến chính là năng lực quản lý yếu kém. Mặc dù cải cách công tác quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã diễn ra trên mọi góc độ trong hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế từ phân cấp quản lý, đến phân bổ, quản lý giá và vấn 

đề cấp phát, thanh toán vốn đầu tư... 

        Một vấn đề khác trong cơ chế quản lý là những năm qua, rất nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung. Nhiều điểm sửa đổi giúp cho việc hoàn thiện và chặt chẽ quy chế hơn nhưng lại gây khó cho cơ sở. Ví dụ, một chủ dự án vừa thực hiện xong một bộ hồ sơ lại phải tiếp tục thay bộ hồ sơ khác vì có một văn bản khác ra đời. Điều này đã làm chậm quá trình thực hiện, chậm quá trình giải ngân. Nếu là cơ chế phải có tính dài hơi, vì vậy, cần có sự chuẩn bị thấu đáo trong quá trình xây dựng cơ chế.

Một vấn đề gây ra tình trạng quản lý đầu tư kém hiệu quả là chất lượng quy hoạch và thiếu công khai minh bạch thông tin. Việc quản lý đầu tư theo quy hoạch hiện nay là rất khó. Quy hoạch của Chính phủ cho phép các bộ ngành, địa phương tự phê duyệt. Như vậy, người có đủ thẩm quyền phê duyệt cũng có đủ thẩm quyền quy hoạch, gây ra những vấn đề bất ổn…
3. Đánh giá thực trạng sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển vào công tác quản lý hoạt động đầu tư ở Việt Nam 
3.1. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ nhất 

       “Quy mô tiền vốn, vật tư lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn” 
    3.1.1 Thực trạng chuẩn bị nguồn vốn đầu tư

3.1.1.1. Khả năng tạo lập huy động vốn đầu tư phát triển ngày càng gia tăng

Hiện nay khả năng thu hút và tạo lập vốn của nền kinh tế nước ta đã được nâng lên rất nhiều.Trước đây, nền kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp các doanh nghiệp nhà nước chiếm hầu hết các ngành chủ chốt của nền kinh tế nhưng lại làm ăn không hiệu quả, luôn xảy ra tình trạng thua lỗ. Chính vì vậy mà nền kinh tế luôn trong tình trạng trì trệ, không có khả năng tích luỹ, đó là chưa kể đến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn và chính sách cấm tư nhân hóa do đó người dân không có tiền để đầu tư hoặc có tiền nhưng lại là những đồng tiền nhàn rỗi.


Tuy nhiên khả năng tạo lập vốn của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay có những dấu hiệu tốt. Từ năm 1986 khi đường lối cơ chế được thay đổi, toàn bộ nền kinh tế đã chuyển sang một giai đoạn mới. Trước tiên là luật doanh nghiệp cho phép thành lập các công ty tư nhân, cho phép phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và do đó nâng cao tính cạnh tranh của các đơn vị trong nền kinh tế. Nhà nước không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước và do đó các doanh nghiệp này tự chủ về sản xuất làm ăn hiệu quả hơn, từ đó nguồn vốn dùng để tích luỹ mở rộng sản xuất tăng sản lượng ngày càng tăng. Đó là chưa kể đến khi cho phép các thành phần kinh tế tư nhân phát triển đã tạo lập một nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội. Nhà nước luôn có chủ trương khuyến khích xã hội hoá huy động tối đa 
các nguồn vốn nhàn rỗi. Với sự gia tăng không ngừng của các ngân hàng thương mại, nguồn vốn tiết kiệm của nhân dân ngày càng nhiều góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế.


Bước ngoặt nữa đó là sự ra đời của Luật đầu tư nước ngoài vào năm 1987 đã thúc đẩy các nguồn vốn nước ngoài vào Việt Nam. Khi luật đầu tư nứơc ngoài ra đời, chúng ta đã có những cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư vào Việt Nam và chúng ta đã tạo lập được một kênh nguồn vốn thực sự quan trọng đó là nguồn vốn FDI. Bên cạnh đó, nhờ chính sách bình đẳng, Việt Nam luôn muốn quan hệ với tất cả các nước trên thế giới với quan điểm bình đẳng đôi bên cùng có lợi. Cùng với sự tham gia của Việt Nam vào các tổ chức, các diễn đàn trên thế giới đã nâng cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính vì vậy mà chúng ta đã giành được sự quan tâm gíup đỡ của nhiều nước, đặc biệt là nguồn vốn ODA, các nguồn vốn vay hỗ trợ từ các tổ chức tài chính như IMF,WB…


Kênh huy động qua thị trường chứng khoán cũng là một hình thức giúp huy động nguồn vốn của xã hội cho hoạt động đầu tư phát triển.
     3.1.1.2. Tình hình các nguồn vốn cho đầu tư phát triển
    Sau một năm Việt Nam gia nhập WTO, các nguồn vốn đang có xu hướng chuyển động với mức đóng góp ngày càng lớn. Cụ thể:

    Vốn viện trợ phát triển chính thức ODA
    Sau hơn 10 năm nối lại quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, đến nay Việt Nam đã nhận được tổng số gần 35 tỷ USD vốn viện trợ phát triển ODA. Cụ thể năm 2000 số vốn cam kết là 2,4 tỷ USD và số vốn đã giải ngân đạt 1,65 tỷ USD; con số tương ứng của năm 2001 là 2,4 tỷ/1,5 tỷ USD, năm 2002 là 2,5 tỷ /1,528 tỷ USD, năm 2003 là 2,83 tỷ USD/1,421 tỷ USD, năm 2004 là 3,44 tỷ /1,65 tỷ USD , năm 2005 là 3,747 tỷ USD/2,1 tỷ USD, năm 2006 là 3,9 tỷ USD/1,78 tỷ USD. Năm 2007, tổng giá trị ODA cam kết của các nhà tài trợ cho Việt Nam đạt con số kỷ lục 5,4 tỷ USD... Đây cũng là năm thứ 3 liên tục kế hoạch giải ngân  vốn ODA được thực hiện và vượt kế hoạch đề ra đạt khoảng 16,5 tỷ USD. Như vậy số vốn cam kết và số vốn giải ngân trong năm 2007, năm đầu tiên gia nhập WTO có tăng khá.
    
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI
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	Tổng số 
	9810
	99596,2
	43129,0
	36413,7
	6715,3
	45445,5

	1988
	37
	341,7
	258,7
	219,0
	39,7
	

	1989
	67
	525,5
	300,9
	245,0
	55,9
	

	1990
	107
	735,0
	720,1
	623,3
	96,8
	

	1991
	152
	1291,5
	1072,4
	883,4
	189,0
	328,8

	1992
	196
	2208,5
	1599,3
	1343,7
	255,6
	574,9

	1993
	274
	3037,4
	1842,5
	1491,1
	351,4
	1017,5

	1994
	372
	4188,4
	2539,7
	2030,3
	509,4
	2040,6

	1995
	415
	6937,2
	3705,1
	2857,0
	848,1
	2556,0

	1996
	372
	10164,1
	3511,4
	2906,3
	605,1
	2714,0

	1997
	349
	5590,7
	2649,1
	2046,0
	603,1
	3115,0

	1998
	285
	5099,9
	2474,2
	1939,9
	534,3
	2367,4

	1999
	327
	2565,4
	975,1
	870,5
	104,6
	2334,9

	2000
	391
	2838,9
	1312,0
	951,8
	360,2
	2413,5

	2001
	555
	3142,8
	1708,6
	1643,0
	65,6
	2450,5

	2002
	808
	2998,8
	1272,0
	1191,4
	80,6
	2591,0

	2003
	791
	3191,2
	1138,9
	1055,6
	83,3
	2650,0

	2004
	811
	4547,6
	1217,2
	1112,6
	104,6
	2852,5

	2005
	970
	6839,8
	1973,4
	1875,5
	97,9
	3308,8

	2006
	987
	12004,0
	4674,8
	4328,3
	346,5
	4100,1

	Sơ bộ 2007
	1544
	21347,8
	8183,6
	6800,0
	1383,6
	8030,0 
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Bảng số 1 Đầu tư trực tiếp của nước ngoài đượccấp giấy phép 1988 – 2007

 (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
    Vốn của người Việt Nam ở nước ngoài qua kênh kiều hối
    Nếu như lượng kiều hối chuyển về nước thống kê được năm 2000 mới đạt 1,757 tỷ USD, năm 2001 là 1,82 tỷ USD, năm 2003 là 2,154 tỷ USD thì năm 2004 tăng lên 3,2 tỷ USD, năm 2005 đạt gần 4,0 tỷ USD, năm 2006 đạt 5,2 tỷ USD và năm 2007 đạt trên 6,5 tỷ USD. Như vậy, lượng vốn của người Việt Nam chuyển về nước cũng tăng đột biến và tương đương vốn FDI thực hiện cũng trong năm 2007.

    Theo thống kê trên tờ New York Times, thì số tiền người Việt Nam chuyển về nước năm 2006 là 6,82 tỷ USD, đứng hàng thứ hai ở khu vực Đông Nam Á chỉ sau Philippines (14,8 tỷ USD). Con số này tương đương với 11,21% GDP và tính bình quân mỗi người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước trong năm 2006 là 3.398,42 USD. Tính chung ở châu Á, Việt Nam đứng hàng thứ tư về số tiền gửi về, sau Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines. 

    Huy động vốn trên thị trường chứng khoán
    Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, năm 2007, quy mô thị trường chứng khoán tăng mạnh, giá trị giao dịch tăng cao. Tổng giá trị vốn hoá thị trường đạt gần 500 nghìn tỷ đồng. So với GDP tính theo giá thực tế năm 2007 thì tổng giá trị vốn hoá thị trường đạt 43,8%, cao hơn rất nhiều so với năm 2006, chỉ đạt 22,7%. Thị trường chứng khoán  cũng thu hút hơn 500 triệu trái phiếu các loại, bao gồm: Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu đô thị, Trái phiếu công trình, Trái phiếu NHTM. Tổng giá trị vốn hoá trái phiếu lên tới 82 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,4% GDP năm 2006. Năm 2007, thị trường chứng khoán huy động được mức vốn đạt 90.000 tỷ đồng thông qua đấu giá, phát hành thêm trên thị trường chính thức, tăng gấp 3 lần so với năm 2006. Cũng trong năm 2007, có 179 công ty được chào bán 2,46 tỷ cổ phiếu ra công chúng tương ứng với khoảng 48 ngàn tỷ đồng, gấp 25 lần so với năm 2006. Dự báo hết năm 2008, tổng số vốn hoá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đạt 35-40 tỷ USD, chiếm tới trên 60% GDP năm đó.

    Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
    Theo báo cáo của Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB), chỉ mới tính đến hết tháng 9/2007, VDB đang quản lý cho vay, thu hồi nợ vay 5.475 dự án tín dụng đầu tư phát triển từ nguồn vốn vay trong nước, với tổng số vốn theo hợp đồng tín dụng đã ký kết là 99.900 tỷ đồng, với số vốn đang dư nợ là 48.810 tỷ đồng, riêng dự án nhóm A chiếm 41%. Bên cạnh đó, VDB cũng đang quản lý 336 dự án tín dụng đầu tư phát triển từ nguồn vốn vay ODA, với tổng số vốn vay theo hợp đồng đã ký kết là trên 6,6 tỷ USD, dư nợ hơn 47.350 tỷ đồng.

    Huy động vốn của hệ thống ngân hàng 
    Năm 2007 cũng đạt mức cao nhất cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng từ trước đến nay.
    (1) Huy động vốn qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của các NHTM

    Chỉ riêng trong tuần cuối tháng 11 và tháng 12/2007, hàng loạt NHTM cổ phần phát hành trái phiếu và cổ phiếu tăng vốn điều lệ như NHTM cổ phần Sài Gòn, NHTM cổ phần Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, NHTM cổ phần Quân đội, NHTM cổ phần Quốc tế... Chỉ riêng những ngân hàng này đã thu hút được khoảng 10.000 tỷ đồng vốn trên thị trường. Đặc biệt là việc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thực hiện thành công cổ phần hoá trong tháng 12/2007 theo hình thức đấu giá IPO đã huy động được hàng chục nghìn tỷ đồng.

    (2) Huy động vốn thông qua phát triển dịch vụ ngân hàng

    Các ngân hàng và tổ chức tín dụng mạnh dạn đầu tư số vốn lớn và nhân lực cho hiện đại hoá công nghệ và phát triển dịch vụ. Công nghệ ngân hàng hiện đại và dịch vụ ngân hàng tiện ích đó chẳng những tăng tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế, giảm thời gian vốn đọng trong thanh toán, mà còn thu hút được vốn của người Việt Nam ở nước ngoài chuyển về.

    Bên cạnh đó, với kết quả phát triển được khoảng 8,2 triệu tài khoản cá nhân; hơn 6,0 triệu thẻ thanh toán, thẻ ATM, thẻ tín dụng quốc tế…với số dư tiền gửi bình quân đạt trên 12.000 tỷ đồng. Trong cả nước đã lắp đặt được trên 4.500 máy ATM. Số dư tiền gửi bình quân trên tài khoản của khách hàng cá nhân là nguồn vốn rất quan trọng để các NHTM sử dụng cho vay, đầu tư,… đối với các nhu cầu của nền kinh tế.

    (3) Về huy động tiền gửi tiết kiệm và kênh huy động vốn khác trên thị trường

    Các NHTM cạnh tranh mở rộng huy động vốn bằng nhiều hình thức và giải pháp khác nhau. Trước hết đó là mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, đảm bảo gần dân, sát dân, thuận tiện cho huy động vốn. Thứ hai là hiện đại hoá công nghệ gắn liền với đổi mới phong cách giao dịch của nhân viên, tạo sự tôn trọng của ngân hàng đối với người gửi tiền. Thứ ba là đẩy mạnh các hoạt động Marketing, tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại… trong huy động vốn, tạo thông tin minh bạch, công bố thông tin rộng rãi cho người dân chủ động lựa chọn các hình thức gửi tiền với lãi suất, kỳ hạn khác nhau. Thứ tư là đa dạng các sản phẩm gửi tiền tiết kiệm, đa dạng các hình thức huy động vốn,… phù hợp với nhu cầu của đông đảo người dân.

    Tổng nguồn vốn huy động của các NHTM và tổ chức tín dụng trong toàn quốc đạt tốc độ tăng trưởng  khoảng 20% - 25%/năm trong 5 năm gần đây, gấp hơn 3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế. Cụ thể năm 2000 vốn huy động của hệ thống ngân hàng tăng 26,5% so với năm trước, năm 2001 tăng 25,53%, năm 2002 tăng 17,7%, năm 2003 tăng 24,94%, năm 2004 tăng 30,39%, năm 2005 tăng 32,08%, năm 2006 tăng 36,53% và năm 2007 tăng trên 40%.

    Nguồn vốn tăng trưởng cao tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng chủ động mở rộng tín dụng có chất lượng cho tăng trưởng kinh tế. Dư nợ cho vay năm 2005 tăng 31,1% so với năm 2004; năm 2006 tăng 25,44% so với năm 2005 và hết năm 2007 tăng 35% so với năm 2006.

    Với tổng thể các kênh huy động vốn nói trên có thể khẳng định, hệ thống ngân hàng đóng vai trò chủ lực đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển nền kinh tế, trong đó khối các NHTM Nhà nước chiếm trên 70% thị phần huy động vốn, song thị phần của các NHTM cổ phần tuy còn khiêm tốn nhưng đang có xu hướng tăng nhanh. Đồng thời, một lượng vốn ngoại tệ không nhỏ đang được một số NHTM đầu tư trên thị trường tiền gửi quốc tế do chưa cho vay ra được.

         Bên cạnh các kênh huy động vốn nói trên thì hệ thống ngân hàng còn là đầu mối đàm phán và ký kết, tổ chức tiếp nhận vốn và cho vay lại nhiều dự án tài trợ vốn quốc tế của WB, ADB,… cho các dự án điện lực, giao thông nông thôn, cải thiện môi trường, xoá đói giảm nghèo,…

    3.1.1.3 Một số bất cập trong việc huy động vốn hiện nay
     Tuy nhiên, trong vấn đề huy động vốn hiện nay còn bộc lộ nhiều bất cập.     Một là, công nghệ ngân hàng hiện đại và dịch vụ phát triển, nhưng so với yêu cầu thì vẫn chưa đáp ứng được.

    Hai là, trong điều kiện chỉ số tăng giá tiêu dùng CPI còn cao, giá vàng biến động lớn, tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường nhìn chung ổn định, tuy nhiên cá biệt trên thị trường tự do tỷ giá VND/USD có thời điểm biến động lớn,… bên cạnh đó nguồn ngoại tệ tiền mặt từ kiều hối, từ người Việt Nam làm ăn và sinh sống ở nước ngoài chuyển về, từ khách du lịch quốc tế, từ buôn lậu còn lớn… một lượng lớn người dân vẫn cất trữ và sử dụng ngoại tệ, song cơ chế điều hành một số công cụ chính sách tiền tệ chưa linh hoạt.

    Ba là, việc phối hợp giữa kênh huy động vốn của hệ thống ngân hàng và kênh huy động vốn của ngân sách chưa đồng bộ, nên không những hiệu quả huy động vốn chưa cao, mà hiệu quả sử dụng vốn ngân hàng huy động được cũng hạn chế.  

    Bốn là, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đà phát triển nhưng chưa ổn định và chưa bền vững, đã điều chỉnh sâu trong quý II và quý III/2007, có nguyên nhân quan trọng là Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 03 khống chế tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán của các NHTM không được vượt quá 3% tổng dư nợ. Đầu năm 2008, Chỉ thị này đã được sửa đổi, nhưng sự điều chỉnh vẫn chưa đúng như mong muốn của nhà đầu tư, chưa đủ sức "đẩy" thị trường chứng khoán đi lên. Bên cạnh đó thị trường chứng khoán Việt Nam so với trình độ chung của các nước thì mới ở giai đoạn đầu, mới chủ yếu là các hoạt động mua đi, bán lại, đầu cơ chứng khoán, cổ phiếu trên thị trường thứ cấp.

    Năm là, vốn đầu tư qua kênh ngân sách bị thất thoát, lãng phí, tình trạng tham ô, tham nhũng đáng lo ngại. Đặc biệt nguồn vốn ODA chuyển qua kênh ngân sách đang tạo ra sự lo ngại của dư luận, của các nhà tài trợ quốc tế về tình trạng tham nhũng, thất thoát,… nguồn vốn này.
        3.1.2. Thực trạng về chuẩn bị,  sử dụng nguồn nhân lực
Theo nhận xét chung của các doanh nghiệp, về mặt kiến thức chuyên môn, sinh viên hiện nay được trang bị khá tốt, tốt hơn trước nhiều. Với vốn kiến thức đó, họ có được nền tảng ban đầu để phát triển khi ra làm việc. Đã có không ít sinh viên tìm được chỗ đứng vững chắc trong các công ty nước ngoài. Hiện nay hầu hết các vị trí chủ chốt đều do người Việt được đào tạo trong nước từ các trường như đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế, đại học Ngoại thương… đảm trách. Và chính họ đã góp phần quan trọng đưa  công ty có kết quả kinh doanh tốt.
Tuy nhiên, theo các nhà tuyển dụng, những khuyết điểm của nhiều sinh viên khiến cho doanh nghiệp ngại khi tuyển dụng. Đó là tâm lý hay thay đổi công việc theo ý thích, không có tầm nhìn dài hạn, chỉ nghĩ đến việc làm để kiếm sống hôm nay, dễ nản lòng khi kết quả không như ý muốn và chưa biết cách tự thể hiện. Ngoài các điểm yếu có liên quan đến tâm lý nêu trên, phần lớn sinh viên ra trường còn yếu kém về kỹ năng làm việc và kinh nghiệm thực tế mà một trong các nguyên nhân chính là do chương trình đào tạo ở trường thường nặng về lý thuyết, ít thực hành; không quen làm việc theo nhóm hoặc chưa biết cách diễn đạt, trình bày ý tưởng của mình trước tập thể…
Vấn đề đào tạo nghề:

Tính đến nay, nguồn nhân lực được đào tạo khoảng 8,8 triệu người chiếm 21%. Đó là một tỷ lệ còn rất thấp so với yêu cầu. Cũng có nghĩa là, số người chưa qua đào tạo, làm lao động thủ công còn quá lớn, xấp xỉ 80%. Số người chưa qua đào tạo tập trung ở nông thôn nhiều (gần 88% nguồn nhân lực ở nông thôn).
3.2. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ hai

       “Thời kỳ đầu tư kéo dài”
3.2.1. Thực trạng về lập kế hoạch vốn đầu tư cho thời kỳ đầu tư kéo dài (Phân kỳ đầu tư)
Bộ Kế hoạch và đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Đồng thời thực hiện công điện số 863/CĐ-TTg ngày 6/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã thành lập 11 đoàn kiểm tra một số bộ, ngành, tập đoàn kinh tế và các địa phương, hệ thống các ngân hàng thương mại.

Trên cơ sở báo cáo và kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra các bộ, ngành, địa phương, tình hình thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 và Công điện số 863/CĐ-TTg ngày 6 tháng 6 năm 2008 như sau:

Tổng hợp từ báo cáo của 36 bộ, ngành, 64 tỉnh, thành phố như sau (không bao gồm các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước):

Tổng số công trình, dự án (sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước) hoãn khởi công năm 2008, ngừng triển khai thực hiện và giãn tiến độ thực hiện trong kế hoạch năm 2008 là 1.968 dự án với tổng số vốn là 5.991 tỷ đồng, bằng 8,0% kế hoạch năm 2008, trong đó:

Số dự án hoãn khởi công và ngừng triển khai thực hiện là: 1.203 dự án, với số vốn đã bố trí kế hoạch năm 2008 là 1.881 tỷ đồng.

Số dự án giãn tiến độ thực hiện là 765 dự án với tổng số vốn là 4.111 tỷ đồng.

Các dự án hoãn khởi công, ngừng triển khai và giãn tiến độ trên đây đều là các dự án nhóm B và nhóm C, không có dự án nhóm A.

Kết quả thực hiện việc sắp xếp lại các công trình, dự án của các bộ và các cơ quan ở Trung ương:

Qua tổng hợp từ 36 đơn vị đã gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số công trình, dự án hoãn khởi công, ngừng triển khai và giãn tiến độ mà các bộ ngành đã thực hiện sắp xếp lại theo Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 84 dự án, với tổng số vốn là 330 tỷ đồng, trong đó: 

- Số công trình, dự án hoãn khởi công và ngừng triển khai thực hiện là 51 dự án, với số vốn là 177 tỷ đồng.

- Số công trình, dự án giãn tiến độ là 33 dự án với tổng số vốn là 152,6 tỷ đồng.

Một số bộ, ngành đã thực hiện việc sắp xếp lại các công trình, dự án của đơn vị mình tương đối tốt như: Bộ Quốc phòng với 17 dự án, tổng số vốn của các dự án hoãn khởi công, ngừng triển khai là 65 tỷ đồng; Bộ Công an với 8 dự án, số vốn là 41,9 tỷ đồng; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với 7 dự án, số vốn là 24,4 tỷ đồng; Bộ Công thương với 7 dự án, số vốn 22,6 tỷ đồng,...

Bên cạnh đó, một số bộ, ngành có số vốn kế hoạch năm 2008 lớn nhưng sau khi rà soát theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không giảm được công trình dự án nào, như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế,...

Kết quả thực hiện việc sắp xếp, bố trí lại kế hoạch đầu tư năm 2008 của các địa phương

Tổng hợp kết quả rà soát của 64 tỉnh, thành phố như sau:

Tổng số dự án điều chỉnh 1.884 dự án, với tổng số vốn đã bố trí kế hoạch năm 2008 là 5.662 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng số vốn giao kế hoạch đầu năm của các địa phương, trong đó: số dự án hoãn khởi công và ngừng triển khai là 1.152 dự án, số vốn 1.704 tỷ đồng; số dự án giãn tiến độ 732 dự án, số vốn 3.958 tỷ đồng.  

Tổng số dự án rà soát hoãn khởi công, ngừng triển khai và giãn tiến độ là: 1.884 dự án, chiếm 13,6% tổng số dự án đăng k? theo kế hoạch từ đầu năm của các địa phương (kế hoạch đầu năm 2008 là 13.862 dự án), trong đó:

Các dự án hoãn khởi công, ngừng triển khai là 1.152 dự án với tổng mức vốn là 1.704 tỷ đồng. Các dự án hoãn khởi công là do còn nhiều vướng mắc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chưa giải phóng được mặt bằng, một vài dự án chưa có đủ thủ tục đầu tư, bên cạnh đó là do giá của các yếu tố đầu vào tăng mạnh, nên các dự án phải chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần. Các dự án hoãn khởi công được các địa phương rà soát nhằm đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Các dự án giãn tiến độ đầu tư là 732 dự án với số vốn đầu tư là 3.958 tỷ đồng. 
 Kết quả thực hiện việc sắp xếp lại các công trình, dự án của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước

Thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu các tập đoàn và tổng công ty tiến hành rà soát lại kế hoạch đầu tư năm 2008 để bảo đảm đầu tư có hiệu quả; cắt giảm các công trình đầu tư thuần túy làm trụ sở; tập trung đầu tư cho các công trình dự án phục vụ trực tiếp đến họat động sản xuất ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ  các tập đoàn và tổng công ty đã chủ động triển khai thực hiện việc sắp xếp lại kế hoạch vốn của đơn vị mình nhằm cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, bên cạnh các đơn vị tích cực triển khai thực hiện việc sắp xếp lại kế hoạch vốn đầu tư thì còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc và vẫn chưa coi trọng đúng mức việc thực hiện sắp xếp này.

Theo báo cáo và kết quả kiểm tra ở 55 tập đoàn và tổng công ty, tình hình thực hiện việc sắp xếp vốn đầu tư của các tập đoàn và tổng công ty như sau: 

Các tập đoàn và tổng công ty đã rà soát cắt giảm, hoãn khởi công, ngừng triển khai và giãn tiến độ kế hoạch đầu tư năm 2008 là 1.445 dự án với tổng giá trị 33.591 tỷ đồng giảm 12,7 % về giá trị so với kế hoạch ban đầu. 

Một số tập đoàn, tổng công ty có giá trị cắt giảm lớn, chiếm trên 50% tổng vốn đầu tư của tập đoàn, tổng công ty đó, như: Tổng công ty Hóa chất Việt Nam cắt giảm 1.456 tỷ đồng, giảm 68,8% so với kế hoạch đầu năm, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ cắt giảm 6.500 tỷ đồng, giảm 65%, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn cắt giảm 2.511 tỷ đồng, giảm 65,03%, Tổng công ty Hàng hải cắt giảm 6.214 tỷ đồng, giảm 52,36%, Tổng công ty Bến Thành cắt giảm 392 tỷ đồng, giảm 56%. Riêng một số tập đoàn, tổng công ty có tỷ trọng cắt giảm không lớn, nhưng giá trị lại rất đáng kể, như: Tập đoàn Dầu khí (6.645 tỷ đồng), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (1.868 tỷ đồng),... 

Các tập đoàn, tổng công ty đã dự kiến đình hoãn khởi công 214 dự án với tổng số vốn là 3.866 tỷ đồng, bằng 1,4% tổng vốn đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty.

Các tập đoàn, tổng công ty đã dự kiến ngừng triển khai 553 dự án với tổng vốn đầu tư là 11.648 tỷ đồng, bằng 4,1% tổng vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp.
Các tập đoàn, tổng công ty đã dự kiến giãn tiến độ thực hiện 378 dự án với tổng giá trị cắt giảm khoảng 15.572 tỷ đồng, bằng 5,55% tổng vốn đầu tư.

Nhìn chung các tập đoàn và tổng công ty đều có những nỗ lực, chủ động ở mức độ khác nhau trong việc triển khai thực hiện việc rà soát, bố trí lại kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 theo Quyết định 390/QĐ-TTg, đặc biệt là sau khi có công điện số 863/CĐ-TTg của của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, các tập đoàn, tổng công ty mới tập trung vào việc cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ các dự án đầu tư chưa cần thiết hoặc chưa đủ điều kiện đầu tư hoặc có khó khăn trong việc tiếp tục đầu tư mà chưa chú ý đến việc lập kế hoạch cụ thể tập trung vốn để đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án trọng điểm, những dự án sắp hoàn thành nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trong bối cảnh giá cả tăng nhanh, cung ngoại tệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ngày càng thấp.  
    3.2.2. Tình trạng đầu tư dàn trải ở các địa phương. 

Biểu hiện ở việc quá nhiều các dự án đầu tư có cùng tính chất tập trung ở một nơi, đầu tư nhiều khi mang tính tự phát, “ mạnh ai nấy làm ”, thay  vì phân công hợp tác lại cạnh tranh nhau, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp. Việc phát triển các khu kinh tế ở khu vực miền Trung là một minh chứng. Từ một khu kinh tế Chu Lai ( do tỉnh Quảng Nam đầu tư xây dựng năm 2003 ) thì hiện nay cả nước có 14 khu kinh tế ( trong đó miền Bắc có các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Bình, mỗi tỉnh sẽ có một khu kinh tế. Mặc dù lượng vốn đầu tư cho các khu kinh tế này là rất lớn, năm 2007 là 1001 tỷ đồng với 7 khu kinh tế ( là Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Chân Mây, Nghi Sơn, Vũng Áng, Vân Phong ) nhưng chất lượng và hiệu quả thực hiện đầu tư chưa cao. Một số khu kinh tế ven biển có quy mô lớn hang vạn hécta vừa mới được phê duyệt nhưng thiếu các điều kiện tiền đề về điều kiện hạ tầng hay nguồn vốn. Trong khi hệ thống các tiêu chí hoạt động và cơ chế giám sát về khu kinh tế còn chưa được xây dựng và hoàn thiện thì việc phát triển quá nhanh về số lượng như vừa qua chẳng những làm cho nguồn lực bị phân tán và lãng phí, mà cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh doanh của mỗi địa phương cũng ít đi, và khả năng thành công trở nên khó khăn hơn. Một ví dụ khác đó là tình trạng đầu tư cảng biển dàn trải, thiếu tính khoa học ở các địa phương. Theo Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nước ta có khoảng 160 bến cảng, 305 cầu cảng trải dọc bờ viển từ Bắc vào Nam ( gần nữ mỗi địa phương có một cảng ) với tổng chiều dài tuyến bến đạt hơn 36.1 km; hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển này năm 2007 đạt 177,58 triệu tấn. Như vậy, về số lượng cảng biển chúng ta không thiếu, tuy nhiên tồn tại một số vấn đề như: Thứ nhất, quy mô cảng biển nước ta quá nhỏ, số lượng cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải trên 5 vạn tấn ( tàu trung bình trên thế giới ) rất ít, chỉ chiếm khoảng 1.15%. Đa số cầu cảng chỉ có khả năng tiếp nhận tàu từ 1-2 vạn tấn ( chiếm 46.53%) . Việc xây dựng các cảng nước sâu để có thể đón tàu trọng tải lớn lại chưa chú ý đến độ sâu của luồng tàu vào cảng. dẫn đến tình trạng nhiều cảng đầu tư hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỉ đồng lại ở tình trạng hoạt động cầm chừng, vắng tàu vào cảng, ví dụ như cảng Cái Lân, Cái Cui. Thứ hai, hầu hết các bến cảng Việt Nam hiện nay lại là cảng tổng hợp và cảng chuyên dung, rất ít bến cảng container ( hiện mới chỉ có một số bến cảng như Tân Cảng, ICT, Chùa Vẽ, Cái Lân, Tiên Sa là đã trang bị được thiết bị xếp dỡ container chuyên dụng ) trong khi thế giới đang phát triển mạnh vận chuyển hàng hóa bằng container, nhu cầu sử dụng cảng container đang tăng cao.

      Ngay trong một địa phương, việc bố trí vốn cũng tồn tại nhiều bất cập. Bên cạnh những nhu cầu thực sự về đầu tư phát triển trong địa bàn mỗi tỉnh ( thành phố ) phát sinh trong năm, tính cục bộ, địa phương, mỗi thành viên chủ chốt trong cấp ủy đều muốn quê hương minhg có một công trình, huyện nào, xã nào cũng muốn được cấp vốn đầu tư ngân sách địa phương bị phân tán vào nhiều hạng mục đầu tư, nhiều công trình thi công bị chậm tiến độ do thiếu vốn, vốn của công trình đã được bố trí chỉ trong năm nay vẫn có trong danh mục bố trí trong năm sau …. Tình trạng này diễn ra ở nhiều địa phương, ngay cả ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhất là ở các dự án xây dựng công trình giao thông. Việc chỉnh trang đô thị như xén hè, mở rộng lòng đường, làm cầu vượt, cải tạo nút giao thông được tiến hành theo kiểu “được đến đâu, hay đến đó”, vốn ít thì chỉ thi công từng đoạn, đang thi công thì dừng lại chờ kinh phí khiến cho các công trình thi công tiếp tục bị kéo dài, kinh phí đầu tư tăng và hậu quả là ách tắc giao thông diễn ra trầm trọng hơn.

     Ngoài ra, tình trạng đầu tư phân tán không chỉ có giữa các địa phương, mà còn  diễn ra ngay trong nội bộ một ngành hẹp, chẳng hạn như chương trình đầu tư phát triển cơ sở đóng tàu của ngành Công nghiệp tàu thủy. Thay vì tập trung xây dựng một vài cụm công nghiệp đóng tàu lớn ( như của Nhật Bản hay Hàn Quốc ) nhằm hình thành hạt nhân kinh tế cho khu vực, thì Việt Nam lại phát triển hàng chục nhà máy đóng tàu lớn nhỏ, trải dài suốt từ Bắc tới Nam. Với các thức đầu tư như vậy thì khó có thể phát triển các cơ sở đóng tàu có kỹ thuật cao và có khả năng cạnh tranh với các nước khác. Tuy rằng hiện này, chúng ta vẫn có nhiều đơn hàng đóng tàu lớn do lợi thế về nhân công rẻ, nhưng đây không phải lợi thế lâu dài của ngành này.

     Không thể không nói tới tình trạng đầu tư dàn trải ở các DNNN: là một trong những nguyên nhân khiến cho hiệu quả đầu tư thấp. Ngay trong Nghị quyết Đại hội IX, Đại hội X của Đảng, các Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã được xác định là nòng cốt của thành phần kinh tế có vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế, phải nắm giữ những lình vực then chốt ( hơn 10 lĩnh vực cụ thể ). Các DNNN không chỉ được đầu tư vốn ( xấp xỉ 30% tổng lượng vốn đầu tư công ) cho xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, được sử dụng những diện tích đất đai và tài nguyên lớn mà còn được vay vốn bằng tín dụng nhà nước. Vì vậy, các DNNN có ưu thế gần như tuyệt đối trến nhiều lĩnh vực được coi là độc quyền như điện, nước, bưu chính viễn thông, năng lượng … Các DNNN hiện vẫn đóng góp nhiều nhất vào ngân sách, nhưng câu hỏi đặt ra hiện nay là “ liệu đóng góp đó có tương xứng với tỷ lệ tài nguyên quốc gia họ đang được quản lý và sử dụng không?”. Hiệu quả của hoạt động của các DNNN, nhất là các tập đoàn kinh tế (TĐ) , các tổng công ty (TCT) đang được đặt dấu hỏi vì được đầu tư nhiều nhưng doanh thu còn chưa tương xứng, nhiều nơi thu không đủ bù chi. Đặt biệt là trong thời gian gần đây, khi mà vốn của các doanh nghiệp này đang được đầu tư vào những ngành nghề, những dự án không thuộc vào lĩnh vực chính mà doanh nghiệp đang hoạt động, nhất là đầu tư vào các lĩnh vực “ nóng” như ngân hàng, chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, quỹ đầu tư đa ngành là nhằm “khai thác tối đa nguồn lực, thế mạnh hiện có để tối đa hóa lợi nhuận sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo cơ chế san sẻ rủi ro qua nhiều lĩnh vực hoạt động”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khá nhiều các TĐ và TCT đã bị thua lỗ khi thị trường của các lĩnh vực nói trên  biến động, thay đổi và sụt giảm về giá trị như trong thời gian qua. Bản than các DNNN của ta trình độ quản lý còn chưa cao, quản lý tốt lĩnh vực vủa mình đã là đỏi hỏi lớn thì việc dàn trải đầu tư ra các ngành ngoài (nhất là những ngành không đầu tư vào sản xuất, không tạo ra giá trị thực trong GDP như chứng khoán, bảo hiểm) là mạo hiểm và nhiều rủi ro, phung phí nguồn vốn ngân sách vốn đã eo hẹp.

      Hậu quả của việc đầu tư dàn trải: ở các cơ quan, đơn vị từ Trung ương tới địa phương là tình trạng nợ đọng vốn XDCB, thất thoát, lãng phí vốn đàu tư của Nhà nước, hiệu quả đầu tư thấp và những hệ quả xấu khác đối với nền kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Tài Chính, tổng số nợ đầu tư XDCB đến hết năm 2006 là 3674 tỷ đồng ( trong đó: khối trung ương là 622 tỷ đổng và khối các địa phương là 3052 tỷ đồng ). Có thể nói, vấn đề nợ đọng vốn XDCB là một hình thức chiếm dụng vốn của chủ đầu tư ( ở đây là các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương) đối với nhà thầu, tạo ra tình trạng dây dưa giữa nhiều chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, chủ đầu tư nợ nhà thầu, nhà thầu nợ ngân hàng, nợ thuế nhà nước, nợ doanh nghiệp cung ứng đầu vào, nợ lương công nhân … Và như vậy chưa nói đến hiệu quả trong đầu tư mà thay vào đó là tình trạng thua lỗ, có thể dẫn tới phá sản của các doanh nghiệp xây dựng và thực thi các công trình đầu tư, không những ảnh hưởng đến người lao động làm việc cho các doanh nghiệp này mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư chung của nền kinh tế. Đầu tư dàn trải trong nội bộ ngành vừa tạo ra sự cạnh tranh thiếu bình đẳng do có quá nhiều chủ thể tham gia đầu tư, vừa kém hiệu quả vì vốn không tập trung thì năng lực và trình độ sản xuất sẽ hạn chế, khó mà cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của nước ngoài trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu. Đầu tư dàn trải của các DNNN vừa kém hiệu quả vừa gây lãng phí tiền của của nhân dân, trong khi các DNNN được giao trọng trách lại không làm tròn nhiệm vụ. Chính những hoạt động đầu tư dàn trải, kém hiệu quả của cán bộ, ngành, địa phương, của DNNN là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tính trạng bất ổn của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua như tăng trưởng “nóng”, kém bền vững, lạm phát cao, bất ổn định kinh tế vĩ mô, suy giảm tăng trưởng … Như vậy, chủ trương đầu tư chưa rõ rành, hợp lý, đầu tư dàn trải gây hậu quả to lớn đối với nền kinh tế. Cũng cần phải nói rằng những sai – hỏng trong khâu tổ chức thực hiện đầu tư, từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công, kiểm tra, giám sát cũng là nguyên nhân không nhỏ làm đầu tư kém hiệu quả.

    3.2.3. Công tác quản lý giám sát còn thực hiện chưa tốt, dẫn đến tình trạng các công trình sai phạm, chất lượng thấp xảy ra ngày càng nghiêm trọng.

Về thực hiện chế độ báo cáo và giám sát, đánh giá đầu tư

Tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư các năm 2005, 2006, 2007 do các Bộ, ngành, địa phương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 (gọi tắt là Tổng công ty ) gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến thời điểm hiện nay cho thấy:

· Số lượng và tỉ lệ các cơ quan có Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư có xu hướng giảm dần, cụ thể như sau:

+ Năm 2005: có 90/121 cơ quan có Báo cáo giám sát, đánh giá tồng thể đầu tư năm 2005 đạt 74% ( bao gồm: 55/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt 85,9%; 17/30 cơ quan Bộ và tương đương đạt 57%; 14/19 Tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 đạt 74% và 4/8 cơ quan thuộc Chính phủ đạt 50% ).

+ Năm 2006: có 85/121 cơ quan có Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2006 đạt 70% ( bao gồm: 54/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt 84,4%; 17/30 cơ quan Bộ và tương đương đạt 57%; 12/19 Tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 đạt 63% và 2/8 cơ quan thuộc Chính phủ đạt 25% ).

+ Năm 2007: có 84/121 cơ quan có Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2007 đạt 69% ( bao gồm: 55/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt 85,9 % ; 16/30 cơ quan Bộ và tương đương đạt 53%; 10/19 Tập đoàn kinh tế. tổng công ty 91 đạt 53% và 3/8 cơ quan thuộc Chính phủ đạt 38% ).

· Số lượng dự án thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư ở các cơ quan tuy có xu hướng tăng lên, nhưng cũng chưa đáp ứng yêu cầu, cụ thể như sau:

+ Năm 2005: có 11.275 dự án trên tổng số 24.460 dự án đầu tư dự án đầu tư trong năm kế hoạch ( bao gồm tất cả các dự án thuộc các nhóm A, B, C) sử dụng vốn nhà nước thực hiện đầu tư trong kỳ có báo cáo giám sát, đạt tỉ lệ 46,1%, dự án thuộc nhóm A là 168 dự án trên tổng số 415 dự án, đạt 41%.

+ Năm 2006: có 14.018 dự án trên tổng số 27.371 dự án đầu tư dự án đầu tư trong năm kế hoạch ( bao gồm tất cả các dự án thuộc các nhóm A, B, C) sử dụng vốn nhà nước thực hiện đầu tư trong kỳ có báo cáo giám sát, đạt tỉ lệ 51,2%, dự án thuộc nhóm A là 78 dự án trên tổng số 302 dự án, đạt 25,8%.

+ Năm 2007: có 20.302 dự án trên tổng số 28.706 dự án đầu tư dự án đầu tư trong năm kế hoạch ( bao gồm tất cả các dự án thuộc các nhóm A, B, C) sử dụng vốn nhà nước thực hiện đầu tư trong kỳ có báo cáo giám sát, đạt tỉ lệ 70,72%, dự án thuộc nhóm A là 133 dự án trên tổng số 241 dự án, đạt 55,2%.

· Nội dung báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn chung mới đáp ứng được một phần yêu cầu so với quy định về nội dung Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tại Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   Chất lượng các báo cáo chưa đạt yêu cầu chủ yếu do công tác giám sát, đánh giá đầu tư triển khai tại các đơn vị nêu trên chưa được quán triệt đầy đủ; báo cáo của các chủ đầu tư dự án mang tính hình thức, thiếu các thông tin chi tiết, nên báo cáo tổng hợp của các Bộ, ngành và địa phương cũng không đủ các số liệu cụ thể.

Tình hình trên cho thấy việc chấp hành chế độ báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và các chủ đầu tư chưa thực sự nghiêm túc có hiện tượng buông lỏng trong thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Về việc chấp hành chế độ báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương đã được nêu trong các báo cáo hàng năm của Chính phủ, song tình hình thực hiện chưa nghiêm túc vẫn tiếp tục. 

Mặt khác, liên quan đến quản lý đầu tư sử dụng vốn nhà nước nhằm mục đích kinh doanh hiện được điều chỉnh theo Luật Đầu tư và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướgn dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và được sửa đổi. bổ sung bằng Nghị định số 112/2006/NĐ-CP. Các nghị đụnh trên đã quy định rõ thẩm quyền của các cấp trong việc quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức thực hiện dự án theo hướng phân cấp mạnh cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và chủ đầu tư. Tuy nhiên, các Nghị dịnh nêu trên chưa quy định cụ thể việc giám sát, đánh giá đầu tư mà vẫn thực hiện theo quy định tại các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, số 12/2000/NĐ-CP, số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch đầu tư. Vì vậy, chưa thống nhất cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý về kế hoạch và đầu tư tổ chức giám sát, đánh giá toàn bộ hoạt động đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình.

Tình hình thực hiện chế độ báo cáo nêu trên đã hạn chế việc phân tích đánh giá tình hình đầu tư chung trong cả nước và chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giám sát, đánh giá đầu tư. Đồng thời, tình hình trên ũng đặt ra yêu cầu chấn chỉnh kịp thời việc tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp.
2. Kết quả giám sát, đánh giá dự án đầu tư của bộ, ngành, địa phương.

Tổng hợp số liệu báo cáo của càc Bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty trong các năm 2005, 2006 và 2007 cho thấy:

- Số lượng và tỉ lệ các dự án có vi phạm các quy định về quản lý đầu tư, bao gồm: không phù hợp với quy hoạch được duyệt, phê duyệt không đúng thẩm quyền, không thực hiện đầu đủ trình tự thẩm tra, thẩm định dự án, đấu thầu không đúng quy định, bỏ giá thầu không phù hợp, phê duyệt không kịp thời, ký hợp đồng không đúng quy định, chậm tiến độ, chất lượng xây dựng thấp, có lãng phí có xu hướng tăng lên. Năm 2005, có 1.822 dự án vi phạm, chiếm 14,57% dự án thực hiện đầu tư trong năm; năm 2006, có 3.173 dự án vi phạm, chiếm 18,19% dự án thực hiện đầu tư trong năm; năm 2007, có 4.763 dự án vi phạm, chiếm 16,6% dự án thực hiện đầu tư trong năm.

 Tuy nhiên, các số liệu đã nêu về việc vi phạm quy chế quản lý đầu tư và xây dựng trong Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các Bộ, ngành và địa phương vẫn còn sự khác biệt với số liệu tổng hợp từ các nguồn khác nhau: Báo cáo của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra của các địa phương và qua phản ảnh của dư luận. Số liệu trong các Báo coá giám sát của các Bộ, ngành và địa phương mới phản ánh được những sai phạm trong thủ tục đầu tư ( chậm tiến độ, sai quy hoạch, đấu thầu không đúng quy định… ), chưa phản ánh đúng thực tế và chất lượng công trình và việc thất thoát, lãng phí trong đầu tư và xây dựng. Tổng hợp từ các báo cáo của các đơn vị có báo cáoc giám sát đầu tư năm 2005 chỉ có 28 dự án có lãng phí chiếm 0,1%, năm 2006 chỉ có 8 dự án có lãng phí, chiếm 0,03%, năm 2007 chỉ có 17 dự án có lãng phí, chiếm 0,06% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong năm.

Các vi phạm chủ yếu là chậm tiến độ thực hiện dự án: năm 2005 có 2.280 dự án chậm tiến độ, chiếm 9,2%; năm 2006 có 3.593 dự án chậm tiến độ, chiếm 13,1% và năm 2007 có 3.979 dự án chậm tiến độ, chiếm 13,9%. Tình trạng chậm tiến độ vẫn chưa được khắc phục, còn có xu hướng tăng đần lên theo các năm cả về số lượng và tỷ trọng các dự án. Đây là vấn đề cần được quan tâm, vì chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí, điều chỉnh dự án, giảm hoặc không còn hiệu quả đầu tư của dự án. Theo báo cáo của các Bộ, ngành, và địa phương, nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ là do đền bù giải toả khó khăn, tư vấn yếu kém hoặc quá tải, một số đơn vị thi công không đủ năgn lực, giá các loại vật liệu tăng cao, năng lực tổ chức thực hiện của chủ đầu tư yếu, cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, đấu thầu kéo dàu, bố trí vốn không đủ, thanh quyết toán chậm, chuẩn bị thủ tục đấu thầu và xét thầu kéo dài.

      - Các dự án phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện có xu hướng tăng lên về số lượng cũng như tỉ lệ: năm, 2005 có 3.192 dự án phải điều chỉnh, chiếm 13,1%; tổng số dự án thực hiện đầu tư; năm 2006 có 4.927 dự án phải điều chỉnh, chiếm 18%; năm 2007 có 6.267 dự án phải điều chỉnh, chiếm 21,8%. Nguyên nhân của việc điều chỉnh dự án, chủ yếu là do trình độ năng lực chủ đầu tư, tư vấn hạn chế, công tác khảo sát chưa đầy đủ hoặc số liệu khảo sát chưa chính xác, chất lượng thấp nên trong quá trình thực hiện phát sinh những yếu tốt cần phải điều chỉnh.

3.3. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ ba: 

“Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài”
    3.3.1. Cơ chế vận hành chính sách đầu tư còn nhiều yếu kém.
        Việc nhận thức và điều hành theo thể chế kinh tế thị trường chưa thật sự đồng bộ trong cả hệ thống quản lý dẫn đến việc chất lượng của sự phát triển và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế đất nước còn thấp. 
       Về cơ bản, hệ thống luật pháp về kinh tế đã dần được hoàn thiện song vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu vận hành nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong xu thế hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng và toàn diện. Các quy định vận hành một số loại thị trường còn thiếu đồng bộ và chậm hoàn chỉnh, nhất là các thị trường quan trọng có ảnh hưởng và tác động lớn đến nền kinh tế như tài chính, bất động sản, thị trường khoa học và công nghệ.
      Một trong những trở ngại quan trọng là các quy định về quyền, lợi ích, trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường chưa đủ rõ ràng, minh bạch. Thủ tục hành chính cho hoạt động của doanh nghiệp còn phức tạp, rườm rà, chậm được cải cách. Không ít chính sách trợ giúp cho phát triển doanh nghiệp chưa được phát huy mạnh mẽ trên thực tế. Thị trường chứng khoán phát triển khá nhanh nhưng chưa vững chắc, thể chế quản lý chưa đồng bộ, năng lực quản lý còn bất cập.

      Việc quản lý các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hoá và đã chuyển sang hoạt động đầy đủ theo cơ chế thị trường còn nhiều bất cập. Việc sắp xếp lại các nông, lâm trường quốc doanh còn chậm. Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biển, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn chưa thật hiệu quả, chưa có những chuyển biến đột phá và chưa huy động được nhiều nguồn lực cho phát triển khu vực này. 
      Trong linh vực kinh tế đối ngoại, mặc dù trong năm vừa qua Việt Nam đã đạt được những bước đột phá cả về xuất nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hay thu hút vốn ODA song cũng phải thừa nhận thực tế là chính sách thu hút đầu tư chưa thật đồng bộ, môi trường đầu tư còn nhiều hạn chế, sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư còn thấp. 
       Đáng chú ý là công tác giải ngân nguồn vốn ODA vẫn còn thấp, quy trình thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án còn phức tạp, giải phóng mặt bằng chậm... làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. 
    3.3.2. Quá trình bảo hành bảo trì ở Việt Nam vẫn chưa được đề cao đúng mức.

Ở nước ta khái niệm về bảo trì công trình xây dựng (CTXD) chưa có được vị trí xứng đáng. Hầu như không tồn tại trong thực tế “vấn đề bảo trì” bởi chúng ta chỉ mới coi trọng việc hoàn thành, tổ chức bàn giao còn khi công trình đưa vào khai thác thì không có chính sách chăm sóc cho công trình mà còn làm ngơ trước sự kiệt quệ của những tài sản quí giá này. Hình ảnh của sự xuống cấp nhanh, tình trạng chất lượng đáng lo ngại của các khu chung cư là một minh chứng nhãn tiền của “vấn đề bảo trì” ở nước ta. 

Tình hình trên thấy sự cần thiết và tính cấp bách trong việc lựa chọn chính sách cải tạo nâng cấp quỹ nhà ở hiện có song hành với việc XD các công trình nhà mới. Theo tổng kết của đề tài KC -11- 05 và của Sở Nhà đất Hà Nội qua những công trình cải tạo nâng cấp nhà ở cũ cho thấy: Để tăng cùng một diện tích với tiện nghi tương tự, cải tạo chỉ chiếm 30-50% giá thành, 40-70% vật liệu xây dựng, 50-60% thời gian thi công so với xây mới. Theo kinh nghiệm của Liên Xô, cơ cấu vốn đầu tư cho cải tạo, tu bổ, sửa chữa phải đạt từ 35- 40% vốn đầu tư cho XD nhà ở mới thì có đủ khả năng duy trì vốn nhà ở hiện có. Trong tình hình đất nước còn khó khăn về vốn, việc bảo quản, sửa chữa, nâng cấp quĩ nhà ở hiện có để tăng diện tích, tiện nghi ở, ngăn chặn tình trạng xuống cấp các công trình nhà ở nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng về kinh tế và xã hội. Song giải quyết nhiệm vụ này chúng ta gặp phải những vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật. Sự lãng quên vấn đề bảo trì các công trình dân dụng và nhà ở đang đặt chúng ta 

những khó khăn thật to lớn và giải quyết tình trạng này là một công việc khó khăn vì rất tổn phí về tài chính và hàng loạt các vấn đề xã hội mà không dễ xử lý được.

3.4. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ tư: 

“Các thành quả của họat động đầu tư phát triển mà là các công trình xây dựng thường phát huy tác dụng ở ngay tại nơi nó được tạo dựng nên”
 Công tác quy hoạch lâu nay được coi là một khâu quan trọng, làm căn cứ cho các bộ, ngành và các địa phương xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất đai, kế hoạch đầu tư phát triển, sử dụng và phân bố vốn nhà nước, kêu gọi đầu tư nước ngoài và đầu tư của các thành phần kinh tế trong nước. Quy hoạch đúng phù hợp với thực tiễn sẽ góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, quy hoach sai sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí, thất thoát vốn nhà nước nói riêng , đến khả năng phát triển tổng thể của nền kinh tế nói chung. Trong những năm qua , mặc dù công tác quy hoạch ngày càng được quan tâm và đầu tư nhưng chất lượng chưa được cải thiện và tồn tại nhiều bất cập. Điều này đã ảnh hưởng đến viẹc sử dụng hiệu quả vốn nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế và xã hội của nước ta.

         Một là, chất lượng một số quy hoạch chưa cao, chưa có tầm nhìn dài hạn vẫn tồn tại tình trạng quy hoạch đi sau thực tế phát triển, đặc biệt là trong quy hoạch đô thị. Một ví dụ rõ rang nhất là công tác quy hoạch của 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung về xây dựng của 2 thành phố này đã được phê duyệt từ những năm 90, nhưng thực tế đã không đáp ứng được nhu cầu phát triển của 2 đô thị lớn này. Vì vậy việc điều chỉnh quy hoạch đã được diễn ra nhiều lần và mới đây Hà Nội có sự điều chỉnh quy hoạch lớn với việc mở rộng diện tích thủ đô Hà Nội. Chín do thiếu tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch phát triển vùng đã khiến cho công tác này phải làm đi làm lại và gây tốn kém lãng phí vốn nhà nước vì chi phí cho các dự án quy hoạch thường lến đến hàng nghìn tỷ đồng. Sự thiếu tầm nhìn dài hạn còn thể hiện ở việc phát triển ồ ạt các cảng biển, cảng hàng không , sân bay , khu kinh tế trong thời gian qua, nhất là khu vực miền Trung( như đã nêu ở trên) mà chưa tính đến sự gắn kết trong việc khai thác kết cấu hạ tầng hiệc có và khả năng huy động vốn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm đầu tư.Việc các cảng biển, sân bay được xây dựng quá gần nhau vừa xây dựng quá gần nhau vừa không phát huy được hiệu quả hoạt động , vừa gây lãng phí vốn nhà nước. Quy hoạch phát triển trong nội bộ địa phương cũng tồn tại nhiều vấn đề, ví dụ như : quy hoạch chợ đầu mối trong một địa phương xây dựng tốn kém hang tỷ đồng nhưng lại không hoạt động, bị bỏ không do không phù hợp với nhu cầu của cả người mua và người bán, điển hình là chợ Nghĩa Long, chợ Mẫu Đức ( Nghệ An), chợ Hoà Nhơn, Hoà Phú (Đà Nẵng), chợ song Ray ( Biên Hoà - Đồng Nai). Hay như trường hợp giảng đường 500 chỗ của Đại học Quốc gia TP.HCM đã hoàn thành từ tháng 2/2006 nhưng đến năm 2007 vẫn chưa đưa vào sử dụng.

       Hai là, quy hoạch chưa phù hợp với kinh tế thị trường. Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế thì vai trò của quy hoạch ngành kinh tế dựa trên dự báo tác động của các yếu tố bên ngoài như thị trường thế giới, tiến bộ công nghệ sự cạnh tranh của các quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm là rất quan trọng. Tuy nhiên. thực tế cho thấy, nhiều quy hoạch còn xuất phát từ ý muốn chủ quan chưa gắn với nghiên cứu nhu cầu thị trường và khả năng của doanh nghiệp, như sự phát triển quá nhanh của diện tích cà phê, hồ tiêu, muối, nuôi cá tra, cá ba sa …tạo ra sự dư thừa nhu cầu, khiến cho bà con nôgng dân được mù nhưng mất giá vì khả năng mua gom của các doanh nghiệp và tiêu thụ trên thị trường là có hạn.

       Ba là, việc lồng ghép các quy hoạch giữa các ngành với nhau và giữa các ngành với vùng, lãnh thổ chưa tốt. Hiện nay công tác quy hoạch chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố và do nhiều cấp quản lý. Mỗi ngành có quy hoạch phát triển riêng của ngành đó, mỗi địa phương có quy hoạch riêng của địa phương. Những quy hoạch riêng lẻ này nhiều khi mâu thuẫn , trùng chéo nhau, không tuân thủ quy hoạch tổng thể chung của vùng và quốc gia dẫn đến lãng phí vốn nhà nước . Điển hình là việc quy hoạch phát triển ngành mía đường không gắn với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu ở cá địa phương như : Nhà máy đường Linh Cảm ( Hà Tĩnh) hay Nhà máy đường Quảng Bình Thừa Thiên - Huế xây dựng xong không có nguyên liệu phải di dời đi nơi khác. Các nhà máy chế biến tinh bột sắt, chế biến dứa cùng xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Ninh Bình là những điển hình trong việc thiếu kết hợp giữa quy hoạch ngành và quy hoạch sử dụng đất đai. Bên cạnh xu hướng khép kín trong cả quy hoạch (cả quy hoạch lãnh thổ và quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sản phẩm) đã dẫn tới sự tốn kém, lãng phí các nguồn lực nhà nước, tiêu biểu là : Dự án thoát nước Tân Kỳ - Tân Quí (TP.Hồ Chí Minh) đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng lại phải phá đi để làm đường giao thông gây lãng phí gần 1 tỷ đồng; Nhà máy xử lý nước thải của Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Vân Trì (Hà Nội) với giá trị công trình là 65,55 tỷ đồng và 1.255 triệu yên Nhật, hoàn thành bàn giao từ tháng 10/2005 nhưng không thể vận hành (kể cả là vận hành thử) do chưa được cung cấp nguồn điện.

        Hậu quả của vấn đề quy hoạch sai, quy hoạch thiếu đồng bộ không chỉ dưng lại ở vấn đề tốn kém, lãng phí vốn nhà nước trong thời điểm hiện tại mà nó còn ảnh hưởng đến sự phát triến này của các ngành, các vùng kinh tế vì phải sửa quy hoạch và làm lại mất them nhiều thời gian và kinh phí. Điều này cho thấy hơn lúc nào hết cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng các quy hoạch đi cùng với nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các chủ đầu tư, gắn quyền hạn với trách nhiệm của các cấp quản lý, nguời có thẩm quyền và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cụ thể, nếu để xảy ra những rủi ro do nguyên nhân chủ quan về quy hoạch đầu tư.

3.5. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ năm: 
“ Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao”

Thực trạng  về chuẩn bị công tác quản trị rủi ro

Công tác quản lý rủi ro trong đầu tư còn chưa được chú ý một cách đúng mức. Quản lý dự án là một nhiệm vụ khó khăn và đầy thử thách vì có nhiều thông số để xác định hậu quả cuối cùng của nó. Mặc dù các kỹ thuật quản lý dự án cổ điển - có thể xác định mục tiêu, chi phí, thủ tục cần thiết - đã được chứng minh cùng với các phương pháp có thể quản lý dự án một cách hiệu quả, nhưng các dự án vẫn bị vướng mắc trong khi đã được lên kế hoạch và kiểm soát chu đáo. Các lý do thường đe dọa một dự án không được nhận dạng. 
Chương 3

Giải pháp tăng cường quán triệt những đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư                                       và nâng cao hiệu quả đầu tư

1. Xu hướng đầu tư, dự báo đầu tư Việt Nam đến năm 2010 

             Tiếp tục tập trung đầu tư nhằm chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả, phát huy được lợi thế từng ngành, từng vùng, từng sản phẩm, tăng cường trang thiết bị có công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa từng phần các ngành sản xuất công nghiệp, trước hết tập trung các ngành và sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh.

Chú trọng đầu tư cho cơ sở hạ tầng các ngành kinh tế, xã hội, tập trung lĩnh vực giao thông, viễn thông, phát triển nguồn năng lượng, hệ thống thủy lợi đầu mối, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, cần đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp đồng bộ hóa với phát triển công nghiệp chế biến. Đầu tư phát triển hạ tầng du lịch gắn với tôn tạo di tích cách mạng, di tích lịch sử, văn hóa, đầu tư bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, phát triển hạ tầng đô thị.

Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực: hoàn thiện, nâng cấp và tăng cường đầu tư thiết bị dạy và học hệ thống giáo dục phổ thông, từng bước hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng. Tăng cường đầu tư chiều sâu và hiện đại hóa các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Tập trung nhiều hơn cho các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục ưu tiên đầu tư cho các vùng còn khó khăn, các tỉnh thường bị thiên tai, bão lũ.

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư mạnh vào hạ tầng kinh tế, xã hội, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế của đất nước. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả, theo đúng tiến độ của các dự án, công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và các dự án đã được phê duyệt, các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc thực hiện các dự án, công trình, chương trình quan trọng phải nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ta trong kế hoạch 5 năm 2006 – 2010; tập trung vào các mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Giải pháp tăng cường quán triệt những đặc điểm của đầu tư phát triển trong công tác quản lý đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư.
2.1. Giải pháp quán triệt đặc điểm thứ nhất : 

2.1.1. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn
    Thứ nhất, tiếp tục chủ trương và chính sách đa dạng hoá và đa phương hoá các giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển. Trong đó cần hết sức thận trọng kênh huy động vốn của ngân sách nhà nước, tính toán chi tiết hiệu quả sử dụng vốn của kênh huy động vốn này, tránh những thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

    Thứ hai, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định về quản lý và sử dụng vốn ODA, trong đó phân định rõ trách nhiệm của từng Bộ, ngành trong quản lý nguồn vốn tài trợ này. Vốn ngân sách nhà nước, vốn tài trợ quốc tế và các nguồn vốn khác cho vay xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh viên nghèo vay vốn học tập, cho các mục tiêu chính sách xã hội khác,…chủ yếu cần được tập trung qua hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội để giải ngân cho vay các đối tượng theo quy định.

    Thứ ba, đẩy mạnh tốc độ sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước và thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ổn định và vững chắc, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu và huy động vốn trên thị trường chứng khoán.

    Thứ tư, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 25/8/2007, về thực hiện chi trả lương các đối tượng được hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước qua tài khoản.

    Thứ năm, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá các NHTM nhà nước. 

    Thứ sáu, tiếp tục đổi mới xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ, linh hoạt trong điều hành các công cụ này; đổi mới các hoạt động khác của Ngân hàng Nhà nước, như: điều hành thị trường mở, thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc, đổi mới thanh toán và mở rộng thanh toán điện tử liên ngân hàng, các hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của thị trường vốn.

    Đẩy mạnh huy động vốn và sử dụng có hiệu quả vốn huy động có mối quan hệ mật thiết lẫn nhau, cần phải thực hiện đồng thời các biện pháp ở cả hai khâu này trong chiến lược vốn cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2.1.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 
      2.1.2.1. Hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đầu tư

Để đảm bảo công tác quy hoạch đầu tư theo hướng phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, từng ngành, gắn với mục tiêu phát triển và hiệu quả kinh tế, trong đó cần coi trọng đóng góp của chất xám và nâng cao hàm lượng khoa học của quy hoạch, cần thực hiện những giải pháp sau: 

Một là, đổi mới nội và phương pháp lập quy hoạch, tạo khung khổ pháp lý cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phù hợp với điều kiện kinh tế nước ta và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đối với các quy hoạch “cứng” tức là quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, phải cụ thể, rõ ràng, để mọi bộ, ngành địa phương tuân theo, tránh tình trạng phá vì quy hoạch, quy hoạch đi sau thực tế, phải sửa đổi quy hoạch, gây tốn kém lãng phí vốn nhà nước. Muốn làm tốt quy hoạch loại này thì công tác thông tin và dự báo phải được thực hiện tốt, dự báo không chỉ dừng ở định hướng mà cần có những đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách cụ thÒ. Quy hoạch “mềm” là quy hoạch cho sản xuất của các ngành thì chỉ nên định hướng nhu cầu và gắn với thị trường để cho các thành phần kinh tế tự cân nhắc đầu tư khi thấy có lợi ( trừ một số dự án trọng điểm cấp quốc gia). Với loại quy hoạch này thì cần tạo điều kiện cho các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư ngoài nhà nước. Khi xây dựng quy hoạch đầu tư, chú ý xác định thứ tự ưu tiên đối với các dự án đầu tư : Xác định hạng mục đầu tư có lợi ích lớn nhất ( có cân nhắc sự hài hoà giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội); Xác định và nâng cao chất lượng đầu tư chứ không chỉ là số lượng các công trình. Trong quy hoạch ngoài định hướng về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải hình thành các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm và chỉ rõ phần trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của doanh nghiệp và cộng đồng thì quy hoạch mới đủ điều kiện thực thi. Ngoài ra, cần tranh thủ sự tham gia ý kiến của chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà khoa học tham gia xây dựng quy hoạch và ý kiến của người dân chịu tác động của quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng của công tác quy hoạch.

Hai là, thực hiện rà soát, bổ sung, cập nhật và hiệu chỉnh các quy hoạch đã được duyệt cho phù hợp với tình hình phát triển mới. Các quy hoạch phát triển ngành, các sản phẩm chủ lực cần cân nhắc kỹ hiệu quả kinh tế, dự báo các yếu tố đầu vào, đầu ra cả trong nước và ngoài nước. Kết hợp giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành với quy hoạch xây dựng và sử dụng đất, nhất là sử dụng đất ven đô thị, ven đường giao thông, đất khu công nghiệp, nhanh chóng khắc phục tình trạng quy hoạch “treo”.

Ba là, chấn chỉnh công tác lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch ở tất cả các ngành, các cấp. Để làm tốt công tác này, cần tăng cường cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch từ Trung ương đến địa phương để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng lập, thẩm định và quản lý quy hoạch. Tổ chức tốt việc thẩm định các dự án quy hoạch, nâng cao hơn nữa tính kết nối giữa các loại quy hoạch ngành và vùng, quy hoạch các tỉnh trong vùng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng đối với công tác quy hoạch, nhất là thực hiện việc công khai các dự án quy hoạch. 
     2.1.2.2 Nâng cao chất lượng của công tác quản lý, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư trên cơ sở đánh giá sự cần thiết, nhu cầu và khả năng sử dụng vốn của các bộ, ngành, địa phương (cân đối với nguồn ngân sách Nhà nước), từ đó có cơ chế phân bổ mức vốn một cách có hiệu quả.
Để nâng cao chất lượng công tác quản lý, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư công phải tiến hành đồng bộ trên ba mặt :

Thứ nhất, thường xuyên rà soát việc thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp vốn tại các bộ, ngành, địa phương. Việc rà soát này nhằm đánh giá tiến độ, khối lượng và khả năng hoàn thành đúng thời hạn quy định của các dự án, từ đó có những điều chỉnh thích hợp, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ dự án đối với công trình đầu tư đã được cấp phép. Kiên quyết cắt, giảm, đình hoãn đối với những dự án, công trình quá chậm trễ về tiến độ ( do nguyên nhân chủ quan ), dự án chưa cần thiết, dự án thiếu về trình tự, thủ tục đầu tư và tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công, sớm đưa dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cũng cần phải nghiêm khắc hơn trong xử lý sai phạm, đặc biệt là đối với những  người đứng đầu các cơ quan để xảy ra sai phạm, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Thứ hai, siết chặt công  tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. Trong bối cảnh đất nước ta đang trong giai đoạn tích lũy vốn cho tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì cần kiểm soát chặt chẽ công tác chi tiêu của ngân sách, tránh tốn kém, lãng phí không cần thiết như xây trụ sở làm việc quá lớn, đầu tư không trọng điểm dẫn tới tình trạng dàn trải, kém hiệu quả… Vì vậy, công tác thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư dùng vốn ngân sách nhà nước phải được tiến hành chặt chẽ hơn. Đối với các công trình, dự án có tầm quan trọng đối với đời sống nhân dân, chương trình mục tiêu Quốc gia như “ Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm “, “ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn “ thì cần tập trung vốn đầu tư cho hiệu quả, đưa các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có khả năng thu hồi vốn ra khỏi danh mục tín dụng đầu tư ưu đãi của Nhà nước để tập trung cho các công trình phúc lợi xã hội và các công trình hạ tầng xã hội. Theo đó, các dự án đầu tư phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng v.v… đảm bảo tính hợp lý trong thiết kế và năng lực của các chủ thể lập dự án – là các bộ, ngành địa phương, tránh tình trạng các dự án chồng chéo lên nhau, hoặc có dự án nhưng không giải ngân được vốn do năng lực kém.

Thứ ba, cần hình thành cơ quan độc lập trực thuộc Chính phủ đủ thẩm quyền và có tính chịu trách nhiệm cao, không bị ràng buộc bởi những lợi ích cục bộ của ngành và của địa phương để đánh giá tính hiệu quả của các dự án đầu tư. Kết quả khảo sát, đánh giá sau đó cần phải được công bố công khai, minh bạch, nhằm đảm bảo tính khách quan của công tác giám sát và nhận sự phản biện, góp ý  từ người dân – là người bỏ tiền và thụ hưởng những công trình, dự án đó.
2.1.2.3. Đánh giá hiệu quả đầu tư của các DNNN, thực hiện các biện pháp điều chỉnh sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của các DNNN
Rà soát hoạt động đầu tư của các DNNN trên các mặt như : Đầu tư vào những ngành nào, ngành chính bao nhiêu, ngành phụ bao nhiêu? Có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hay không? Từ đó chấn chỉnh hoạt động của các DNNN, các TĐ, TCT, chấm dứt tình trạng đầu tư tràn lan, sử dụng sai mục đích nguồn vốn Nhà nước khi đầu tư vào các lĩnh vực không thuộc chuyên môn chính, có độ rủi ro lớn (thành lập ngân hàng, công ty chứng khoán…). Việc rà soát hoạt động của các DNNN nhằm đảm bảo doanh nghiệp tập trung vốn cho việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh do Nhà nước giao. Đối với các doanh nghiệp có nhiệm vụ công ích như các công ty môi trường đô thị, công ty cấp thoát nước, các bệnh viện… thì cần hỗ trợ bằng vốn đầu tư và vốn tín dụng ưu đãi, đảm bảo cho các doanh nghiệp này thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNN với các biện pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, tiến hành giản thể hoặc bán, khoán, cho thuê các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, không tiếp tục để tạo gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết thì có thể sát nhập, hợp nhất các doanh nghiệp cùng ngành nghề nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, cũng cần tách hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích của doanh nghiệp, tạo sự độc lập tự chủ của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, thực hiện minh bạch hoá hoạt động của các DNNN, bổ sung các chính sách tăng cường sự kiểm tra, giám sát tài chính doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm của chủ sở hữu và cơ quan quản lý hành chính Nhà nước với việc nâng cao quyền hạn, chức năng kiểm soát của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, kịp thời phát giác những hành vi gian lận, trốn thuế, đầu tư sai mục đích nhằm kiếm lời bất chính trên nguồn vốn Nhà nước.

Thứ ba, kiểm soát tốt nguồn vốn vay tín dụng của các DNNN từ các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại cần có những biện pháp nhằm đánh giá các dự án, chương trình đầu tư của các DNNN xem có phù hợp không, kiên quyết không cho vay đối với các dự án đầu tư sai mục đích. Các tập đoàn đang là cổ đông chiến lược của các ngân hàng thương mại phải có hệ thống  kiểm soát đủ mạnh và khả năng phân tán rủi ro hiệu quả để ngăn chặn những khoản vay và đầu tư quá mức của các công ty thành viên trong tập đoàn.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác cổ phần hoá DNNN nhằm huy động vốn, tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư. Cổ phần hoá DNNN để các cổ đông giám sát việc sử dụng vốn đầu tư theo đúng định hướng, hạn chế đầu tư ra ngoài. Mọi thông tin liên quan đến DNNN cổ phần hoá phải trung thực, được công bố kịp thời, công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước. Đồng thời, các DNNN cổ phần hoá cần có lộ trình IPO một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế cũng như nhu cầu của doanh nghiệp.
2.1.2.4. Tăng cường công tác xã hội hóa đầu tư nhằm đa dạng hoá cơ cấu vốn. Nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hướng thành phần kinh tế nào làm tốt hơn, hiệu quả hơn thì cấp vốn. Thực hiện công tác đấu thầu công khai.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang ngày càng phát triển, yêu cầu về vốn đầu tư ngày càng lớn trong khi vốn ngân sách có hạn thì xã hội hóa đầu tư là một giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, thu hút và khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia vào các dự  án XDCB, giảm tải đàu tư từ NSNN, góp phần vào tiến trình đổi mới đất nước. Sự tham gia của các đơn vị ngoài nhà nước cũng làm cho hoạt động đầu tư được quản lý chặt chẽ hơn, hạn chế tình trạng “ bảo cấp ” trong các dự án cơ sở hạ tầng.

Xã hội hóa đầu tư phải được thực hiện theo nguyên tắc tạo điều kiện tốt nhất cho các chủ thể kinh tế tham gia vào hoạt động đầu tư cùng với đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước. Cần xác định rõ chỉ những dự án, những lĩnh vực nào mà tư nhân không làm được hoặc không muốn làm thì khu vực nhà nước mới tham gia, trành tình trạng “ một mình một chợ ” dẫn đến độc quyền hoặc cạnh trang thiếu lành mạnh do các DNNN có sức mạnh về tài nguyên và khả năng vay vốn với lãi suất thấp hơn. Ngoài những ngành, lĩnh vực, công trình đặc biệt mà Nhà nước đã quy định thì cần đối xử bình đẳng giữa DNNN và doanh nghiệp ngoài nhà nước trong đấu thầu xây dựng, thực hiện các công trình, dự án đầu tư bằng vốn ngân sách theo hướng đơn vị nào làm tốt hơn, hiệu quả hơn thì cấp vốn. Có như vậy, hiệu quả sử dụng của nguồn vốn này mới được nâng cao. Hình thức thực hiện là đấu thầu công khai. Ngoài ra, cần đa dạng hóa các hình thức hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân (chương trình PPP ) như BOT, BTO, BT. Một trong những vướng mắc liên quan đến phát triển các dự án hợp tác, đầu tư đó chính là những rủi ro về mặt kinh tế do các dự án hạ tầng đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài và lợi nhuận không cao so với việc đầu tư vào các lĩnh vực sinh lời khác. Vì vậy, bên cạnh việc hợp tác theo hình thức cùng đầu tư thì Nhà nước cần có những hỗ trợ mang tính dài hạn và có cơ chế để nhà đầu tư huy động vốn dài hạn thông qua các kênh như: phát hành trái phiếu công trình; hỗ trợ phần còn thiếu thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ và NSNN.
2.1.2.5. Đổi mới và hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng

Thứ nhất, cần thật sự bảo đảm tính dân chủ, công khai trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, từ việc phổ biến chủ trương, quy hoạch, họp lấy ý kiến của nhân dân đến việc lập phương án đền bù, hỗ trợ thông, xã, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư…

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng giữa cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp. Chú trọng công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng. Quan tâm nắm vững tâm tư, nguyện vọng chính đáng của dân để có biện pháp, chính sách giải quyết kịp thời, phù hợp với quy định chung của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, tạo sự kết hợp giữa lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân với lợi ích của Nhà nước và của toàn xã hội.

Thứ ba, phải thực hiện đồng bộ giữa quy hoạch, giải phóng mặt bằng với việc bố trí tái định cư và bố trí đất sản xuất cho những hộ dân có đủ điều kiện. Bên cạnh việc tính toán bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đúng, đủ theo quy định, vần quan tâm đến đời sống kinh tế trước và sau khi các hộ dân bị thu hồi đất.

Khi phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được ban hành, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho dân phải kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi có dự án, công khai đầy đủ những thông tin liên quan đến việc tính toán bồi thường, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án và công bố ngay địa điểm cũng như phương án bố trí tái định cư.

2.1.2.6. Nâng cáo hiệu lực, hiệu quả của pháp luật trong công tác phân cấp quản lý đầu tư và hoàn thiện môi trường đầu tư

- Về phân cấp quản lý đầu tư

Cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho các địa phương. Phân cấp không chỉ là những việc Trung ương không làm được mới phân về địa phương mà phải là những việc địa phương không làm được hoặc làm không hiệu quả mới để cấp trên làm. Như vậy mới thực sự tạo ra sự chủ động cho địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phân cấp quản lý đầu tư cũng cần phải tính đến việc đồng bộ hóa trong các khâu xây dựng quy hoach, kế hoạch phát triển của địa phương để có sự thống nhất về chủ trường và quy hoạch phát triển cho từng vùng, từng địa phương trong tổng thể chiến lược và quy hoạch chung của cả nước. Tạo cơ chế mở cho tất cả các địa phương trong việc thu hút các nguồn lực cho phát triển nhưng có tính đến năng lực và tài lực của từng địa phương để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Tiếp tục tăng cường phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước cho địa phương theo Luật Ngân sách Nhà nước. Cần rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh thêm các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này.
- Về môi trường đầu tư

Nhanh chóng ban hành quy định về quản lý, giám sát đối với TĐ, TCT Nhà nước để quản lý và kiểm soát được mục tiêu hoạt động, cơ cấu đầu tư, ngành nghề chính và tình hình tài chính của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn.

Ban hành hoàn chỉnh các quy định về quản lý Nhà nước đối với KCĐCN để có sự quản lý vĩ mô thống nhất.

Tiếp tục lộ trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO như hiện nay. Nghiên cứu sửa đổi Luật Đầu tư, tiếp tục xoá bỏ sự phân biệt đối xử giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về đầu tư để có một hệ thống khuôn khổ pháp lý minh bạch, chặt chẽ và thống nhất. Cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên chính thức của WTO, phù hợp với các cam kết quốc tế. Bổ sung, hoàn thiện, đơn giản hoá các sắc thuế, từng bước áp dụng hệ thống thuế thống nhất, không phân biệt doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện đại hoá công tác thu thuế, tăng cường công tác quản lý nguồn thu ngân sách, tạo môi trường pháp lý đảm bảo quyền lợi hợp lý cho các nhà đầu tư.

2.2. Giải pháp quán triệt đặc điểm thứ hai: Thời kỳ đầu tư kéo dài. 
2.2.1. Tiến hành phân kỳ đầu tư

Các công trình đầu tư phát triển có thời gian đầu tư rất dài, vì vây nhiều công trình có vốn nằm khê đọng trong quá trình thực hiện đầu tư, cần tiến hành phân kỳ đầu tư, bố trí vốn và các nguôn lưc tập trung hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình, khắc phục tình trạng thiếu vốn, nợ đọng vốn. Và quan trọng là chuẩn bị tốt một kế hoạch vốn đầu tư, phải quản lý chặt chẽ tiến độ kế hoạch đầu tư như:

1. Công trình xây dựng trước khi triển khai phải được lập tiến độ thi công xây dựng. Tiến độ thi công xây dựng công trình phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được phê duyệt. 

2. Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây dựng công trình phải được lập cho từng giai đoạn, tháng, quý, năm. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện nhưng phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ của dự án. 

4. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát và các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án. 

Chú ý: Trường hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ của dự án. 

5. Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình. 

Chú ý: Trường hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án thì nhà thầu xây dựng được xét thưởng theo hợp đồng. Trường hợp kéo dài tiến độ xây dựng gây thiệt hại thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại và bị phạt vi phạm hợp đồng.

Và các nhà đầu tư cần có chiến lược đầu tư dài hạn về nguồn nhân lực, về đối tác chiến lược, về công nghệ… và phải có nguồn tài chính dài hạn có tính ổn định
2.2.2. Thực hiện tốt cơ chế giám sát cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng của  hoạt động đầu tư 
Cơ chế giám sát cộng đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng của các bộ ngành, địa phương và các DNNN được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong Quyết định số 80/2005/QĐ-TTG ngày 18/04/2005, Quy chế giám sát cộng đồng ra đời, một mặt chính thức công bố về mặt luật pháp là cho cộng đồng có quyền làm, mặt khác là đưa người giám sát vào một hệ thống có tổ chức để thực hiện quyền phản ánh của mình, tiếp cận với hệ thống quản lý Nhà nước về đầu tư. Qua giám sát, cộng đồng có thể phát hiện và báo cho cơ quan có thẩm quyền về những việc làm xâm hại đến lợi ích của mình; những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng trong quá trình thực hiện đầu tư, vận hành dự án, từ đó góp phần làm giảm thiểu các hành vi gian lận, sai trái của các cơ quan, đơn vị thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Để cơ chế này đi vào thực tế và phát huy tác dụng, cần thực hiện những giải pháp sau:

Thứ nhất, công khai hóa các thông tin về hoạt động đầu tư công theo quy định của Nhà nước. Chỉ khi nào công tác khai hóa thông tin tốt thì người dân mới biết để tham gia và giám sát cộng đồng mới đạt hiệu quả. Ví dụ như đầu tư sau khi có quyết định được duyệt, phải công khai quyết định ở nơi thực hiện dự án về chủ đầu tư, diện tích sử dụng đất, nguồn vốn, ai thiết kế, ai thi công và công khai ở nơi công cộng như trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố - nơi thực hiện dự án.

Thứ hai, cần có một tổ chức đủ mạnh và có uy tín ( như Mặt trận Tổ Quốc ) ở địa phương sở tại để thu nhập, thẩm định lại ý kiến đóng góp ( vì nhiều khi ý kiến của cộng đồng không thực sự chuẩn xác ) và tổ chức để cho người dân, cộng đồng thực hiện ý kiến đóng góp cho dự án, phản ánh của người dân theo quy chế, phải được thực hiện qua Ban giám sát là để phần nào đó tránh gây phiền hà, phức tạp trong quá trình quản lý điều hành, triển khai dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, đồng thời tránh chuyện người dân biết sai phạm mà không biết phản ánh với ai hoặc họ tiến hành những hoạt động giám sát mang tính tự phát. Việc giám sát của người dân chỉ nên dừng ở các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng như đất đai, môi trường, trật tự xã hội, các vấn đề liên quan đến kỹ thuật như dự toán, thiết kế thì đã có các cơ quan chức năng xử lý. Ngoài ra, cộng đồng cũng cần giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cơ quan chức năng để cơ quan này phải giải quyết đến nơi đến chốn. Đây là quy chế dành cho cộng đồng, nên cần phải được tuyên truyền, phổ biến sâu đến tất cả cộng đồng dân cư để biết để thực hiện.

Thứ ba, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức, báo chí, cơ quan ngôn luận có công khám phá ra những sai phạm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Có như vậy, chất lượng của các dự án đầu tư công mới được cải thiện, góp phần giảm thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Thứ tư, cần đặc biệt đề cao và thực hiện tốt vai trò của các cơ quan dân cử là Hội đồng nhân dân các cấp đến Quốc hội trong việc quyết định và giám sát các hoạt động đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.
2.3. Giải pháp quán triệt đặc điểm thứ ba: 

Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài, quá trình vận hành các kết quả đầu tư chịu ảnh hưởng lớn của các nhân tố về tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng. Thứ nhất, cần xây dựng cơ chế và phương pháp dự báo khoa học cả ở cấp vĩ mô và vi mô về nhu cầu thị trường đối với sản phẩm đầu tư tương lai, dự kiến khả năng cung từng năm và toàn bộ vòng đời dự án. Cần nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu triển khai, những giải pháp khoa học đưa ra cần có khả năng ứng dụng cao vào thực tế. Để làm được điều này, cần có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu ở các bộ ngành, các lĩnh vực với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Nhà Nước cần đóng  vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu triển khai, do đây là hoạt động đòi hỏi vốn đầu tư lớn không phải doanh nghiệp dân doanh nào cũng đủ khả năng triển khai thực hiện.

Thứ hai, quản lý tốt quá trình vận hành, nhanh chóng đưa các thành quả đầu tư vào sử dụng, hoạt động tối đa công suất để nhanh chóng thu hồi vốn, tránh hao mòn vô hình.

Thứ ba, chú ý đúng mức đến yếu tố độ trễ thời gian trong đầu tư. Đầu tư trong năm nhưng thành quả đầu tư chưa chắc phát huy tác dụng ngay trong năm đó mà từ những năm sau và kéo dài trong nhiều năm. Phương thức quản hội, đảm bảo kết hợp hài hoà giữa các loại lợi ích, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của chủ đầu tư, vai trò kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý lý hoạt động đầu tư cần có sự thống nhất hợp lý với các chỉ số kinh tế, kỹ thuật của dự án đầu tư. Quán triệt đặc điểm này cần nâng cao hiệu quả công tác đánh giá kết quả, chi phí, hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển. Hiệu quả của đầu tư phát triển phản ánh quan hệ giữa kết quả kinh tế xã nghèo... nhưng rất quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống và vì hội thu được với chi phí bỏ ra để thu được kết quả đó. Kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển cần được xem xét cả trên phương diện chủ đầu tư và toàn xã nhà nước các cấp. Thực tế có những khoản đầu tư không trực tiếp tạo ra tài sản mới cho doanh nghiệp  như đầu tư cho y tế, giáo dục, xoá đói giảm mục tiêu phát triển.

2.4.Giải pháp quán triệt đặc điểm thứ tư: 


Cần lựa chọn địa điểm đầu tư hợp lý, dựa trên những xăn cứ khoa học, dựa vào một hệ thống các chỉ tiêu kinh tế, chính trị xã hội, môi trường văn hóa... Cần xây dựng nhiều phương án để lựa chọn phương án tốt nhất. Từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư.

Các yếu tố và căn cứ để lựa chọn khu vực và địa điểm cụ thể

-Gần các nhà cung cấp và người tiêu thụ.



-Đặc điểm thị trường lao động .

-Hệ thống giao thông và tiếp cận dịch vụ.

-Chi phí và độ tin cậy của dịch vụ công cộng.

-Bất động sản phù hợp.

-Khoảng cách với đối thủ cạnh tranh.

-“Khả năng có thể tuyển dụng” nhân viên – sự phù hợp.

-Hiệu quả của quá trình phê duyệt và giải toả địa điểm của chính quyền địa phương

-Mức độ và chất lượng hỗ trợ từ cơ quan hữu quan/cơ quan xúc tiến đầu tư trong việc chọn địa điểm
2.5. Giải pháp quán triệt đặc điểm thứ năm: 
Một số giải pháp chung nhằm hạn chế rủi ro trong đầu tư : 
 Giải quyết những vấn đề trong cải cách thủ tục hành chính.

  Nước ta đang phát triển theo nền kinh tế thị trường định hướng chủ ngiã xã hội. Tuy nhiên, các quy luật thị trường vẫn chưa được tôn trọng , nền kinh tế còn chịu quá nhiều ảnh hưởng nặng nề từ sự chi phối của hệ thống hành chính Nhà nước. 

   Vì vậy, việc đầu tiên nên làm chính là hệ thống hoá và rà soát lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật một cách rõ ràng và minh bạch, tạo sự thông thoáng cho các hoạt động đầu tư, tránh những quy định không còn phù hợp với những thay đổi trong thời kì hội  nhập kinh tế quốc tế.  

 Cần lắng nghe những đóng góp cũng như phản ánh từ phía các nhà đầu tư để có thể hiểu được thực tế hoạt động của các dự án và có những điều chỉnh hợp lý. Bên cạnh đó, cũng tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, tránh tâm lý chán nản trước một quyết định đầu tư được đưa ra.

 Phát triển các loại thị trường một cách đồng bộ trên cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật áp dụng đối với dự án đầu tư.

         Phát triển các loại thị trường khác nhau.

         Trên cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật, để tạo môi trường kinh doanh công bằng và hiệu quả cần có sự phát triển đồng đều của tất cả các loại thị trường trong nền kinh tế.       

        Hoàn thiện hơn cơ chế thực hiện quy hoạch dự án đầu tư. 

         Tham nhũng, vấn nạn của xã hội   
          Tổ chức triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng mới được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/06/2006. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chống tham nhũng, sách nhiễu dân, coi thường kỷ luật, kỷ cương và tắc trách trong công việc. 

KẾT LUẬN

Với mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước thì Đầu tư có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, có ý nghĩa lớn nhằm duy trì và nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế đó. Trong thời đại hiện nay, Việt Nam đã hội nhập và đối mặt với nhiều cơ hội cũng như thách thức mới. Nền kinh tế mở cửa đã thu hút được một lượng không nhỏ nguồn vốn đầu tư cho nhu cầu trong nước và chính lượng vốn đó đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển đất nước. Trong tình hình tài chính toàn cầu có dấu hiệu lâm vào khủng hoảng, nước ta cần có chủ trương, đường lối đúng đắn trong việc xác định tốc độ tăng trưởng, từ đó có kế hoạch cụ thể cho đầu tư phát triển của đất nước. Cân đối hài hoà giữa phát triển kinh tế và ổn định xã hội, xác định các chỉ tiêu của nền kinh tế :  Tổng vốn đầu tư và cơ cấu đầu tư như thế nào cho hợp lí, quản lí đầu tư như thế nào cho hiệu quả là thách thức rất lớn. Điều đó đòi hỏi chúng ta không ngừng tiếp thu và tiếp tục quán triệt sâu sắc các đặc điểm của đầu tư phát triển vào công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư.

Đảm bảo sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển vào công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư chính là sự nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, qua đó gián tiếp tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư phục vụ cho phát triển đất nước, là công cụ giúp thực hiện các chỉ tiêu phát triển xã hội.
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